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Bài 03
   

 

 

PHẦN 1 : NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐẾN THÍ NGHIỆM 

1. MỤC ĐÍCH CỦA THÍ NGHIỆM  

Mục đích của thí nghiệm này giúp SV hiểu và vận dụng được các kiến 

thức sau : 

 Các dạng mạch khuếch đại tín hiệu bé dùng Transistor (mạch ghép 

C-E; C-C và C-B). 

 Vai trò của phân cực DC và cân chỉnh phân cực DC. 

 Khảo sát độ lợi áp của các dạng mạch KĐ ghép C-E; C-C và C-B. 

 Khảo sát hiện tượng méo phi tuyến trong mạch KĐ. 

 

2. NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

2.1  Chế độ khuếch đại của Transiostor và vai trò của phân cực DC 

 Trong phần lý thuyết liên quan ở bài 1, ta đã giới thiệu một số vấn đề 

cơ bản đối với Transistor. Trong bài thí nghiệm này, lý thuyết liên quan 

chủ yếu là chế độ khuếch đại của Transistor và vấn đề méo phi tuyến. 

 Như đã biết trong bài 1, chế độ khuếch đại của Transistor là chế độ 

làm việc mà dòng điện trên cực C (dòng IC) khác 0 nhưng chưa đạt mức 

tối đa. Khi đó nếu có sự biến thiên của dòng cực B (dòng IB) thì IC sẽ biến 

thiên với cùng quy luật vì ta có IC = .IB. Do đó ta nói Transistor làm việc ở 

chế độ khuếch đại. 

 Để xem xét vấn đề một cách tổng quát hơn, ta xét mạch điện sau với 

các điện trở RC, RE được mắc nối tiếp với Transistor. 

Rc

RE

0

+Vcc

…

C

B

E

IB

IC

IE

+

-
VRC=IC.RC

+

-
VCE

+

-

VRE=IE.RE

 

Ta có phương trình :  

      
EECECCcc

R.IVR.IV   

      
EECCccCE

R.IR.IVV        (*) 

Giả sử Transistor đang làm việc ở chế độ 

khuếch đại, ta có mối quan hệ: 

       IC = .IB và IE = IC + IB = (+1).IB 
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Từ đó phương trình (*) có thể viết lại thành : 

 
























EECCccECCCccCE
R

1
RR.IVR.I.

1
R.IVV   (**) 

Quan hệ này cho thấy VCE giảm khi dòng IC tăng và ngược lại. 

Phương trình (**) có thể viết lại dưới dạng : 
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R.
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1
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 Đây là phương trình đường tải DC mô tả mối quan hệ giữa dòng điện 

IC theo điện áp VCE. Đường tải này cắt trục VCE tại Vcc và cắt trục IC tại 
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 Điểm làm việc của Transistor phụ thuộc vào dòng điện kích thích 

(dòng IB). Khi IB = 0, Transistor không dẫn điện và điểm làm việc có vị trí 

trùng với A, ở đó IC = 0 và VCE = Vcc. 

 Khi IB lớn đến mức làm cho IC đạt cực đại, dòng IC lúc đó không thể 

tăng thêm nếu tiếp tục tăng IB, điểm làm việc lúc này có vị trí gần với 

điểm B (trường hợp lý tưởng là trùng với điểm B), ở đó IC  Icmax và VCE  

0. Trường hợp này Transistor ở trạng thái bão hoà. 

Điểm bão hoà 

lý tưởng 

Điểm bão hoà 

thực tế 

Điểm ngưng 

dẫn 

Điểm làm việc 

lý tưởng ở chế 

độ khuếch đại 

Dòng Icmax 

lý thuyết 

Dòng Icmax 

thực tế 

Giá trị VCES thực tế  

(0,1  0,4V) 
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 Điểm phân cực tối ưu đối với chế độ khuếch đại là ở giữa đường tải, 

khi đó khoảng dự trự tăng và khoảng dự trữ giảm bằng nhau, khi đó khả 

năng khuếch đại tín hiệu xoay chiều là lớn nhất. 

 

Vai trò của mạch phân cực DC 

 Mạch phân cực DC có nhiệm vụ tạo dòng điện IB phù hợp sao cho 

điểm làm việc tĩnh có vị trí tối ưu. Có thể có nhiều dạng mạch phân cực 

DC như : dùng mạch cầu phân áp; dùng điện trở nối từ cực B lên nguồn 

Vcc, dùng điện trở hồi tiếp từ cực C. Mỗi phương pháp có ưu và nhược 

điểm riêng. Điều này SV đã được phân tích trong phần lý thuyết. 

 

2.2 Nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại dùng Transistor. 

 Các mạch khuếch đại tín hiệu dùng Transistor có nguyên lý chung là 

tín hiệu bé cần được khuếch đại sẽ được cộng với điện áp DC do mạch 

phân cực tạo ra ở cực B làm IB dao động theo quy luật của tín hiệu. Sự 

dao động này dẫn đến sự dao động của dòng điện IC và kéo theo sự dao 

động của VCE. Vì IC lớn gấp  lần IB nên kết quả là sự dao động của VCE 

lớn hơn nhiều lần so với tín hiệu kích thích, điều đó có nghĩa là tín hiệu 

được khuếch đại. Để minh hoạ nguyên lý này, ta xét mạch khuếch đại 

ghép E chung như sau : 

0

RB1

+Vcc

Nguồn DC phân cực cho mạch

Tín hiệu AC cần

được khuếch đại

+

-
RB2

RC

RE

+

-

VCE
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2.3 Hiện tượng méo phi tuyến 

 Khi phân cực cho các mạch khuếch đại lớp A, dòng điện IB tĩnh được 

tính toán sao cho dòng IC ở mức trung bình. Thông thường ta có thể biến 

đổi tương đương mạch phân cực Transistor về dạng sau :  

0

+Vcc

RC

RE

+

-

VCE

+

-

VBB

RB

IB

IC

IE

 

Trường hợp này, phương trình ngõ vào là :  

      
EEBEBBBB

R.IVR.IV   

Do IC = .IB và IE = IC + IB nên IE = (+1).IB 

Từ đó ta có : 

      

 

  
EBBBE

EBBEBBBB

R1R.IV      

R.I.1VR.IV




 

      

 
EB

BEBB

B

R1R

VV
I




  

 

 

Dòng IC 

Lúc không 

có tín hiệu 

Dòng IB lúc 

không có tín 

hiệu 

Dòng IC 

Lúc có tín 

hiệu 

Dòng IB lúc  

có tín hiệu 

Tín hiệu cần 

được KĐ 

VCE lúc không có 

tín hiệu 

VCE lúc có tín hiệu 

Dòng IC 

Lúc không 

có tín hiệu 

Dòng IB lúc 

không có tín 

hiệu 

Dòng IC 

Lúc có tín 

hiệu 

Dòng IB lúc  

có tín hiệu 

Tín hiệu cần 

được KĐ 

VCE lúc không có 

tín hiệu 

VCE lúc có tín hiệu 
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Hay viết ở dạng khác là : 

 

   
EB

BB

BE

EB

B

R.1R

V
V.

R.1R

1
I





             (*) 

 Phương trình này mô tả quan hệ giữa dòng điện IB với điện áp VBE khi 

VBB cố định. Điểm làm việc ứng với VBE không đổi nhờ mạch phân cực 

DC được gọi là điểm tĩnh, chính là giao điểm của đường thẳng có phương 

trình (*) với họ đặc tuyến ngõ vào (do NSX cung cấp). 

 

 Khi có tín hiệu xoay chiều tác động, điện áp VBE thay đổi dẫn đến 

dòng điện IB thay đổi được minh hoạ như sau : 

I B 

V BE 

V ñk 

V ñk /R B Điểm làm 

việc 
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 Dòng IB bị méo dẫn đến hậu quả là dòng IC cũng bị méo dạng và tín 

hiệu áp ngõ ra cũng bị méo (không đồng dạng với tín hiệu ngõ vào). 

Nguyên nhân dẫn đến méo phi tuyến là do đoạn đặc tuyến làm việc 

không tuyến tính. Hiện tượng méo phi tuyến sẽ không xảy ra nếu : 

 VBE biến thiên bé ứng với tín hiệu vào có biên độ bé. Khi đó đoạn 

đặc tuyến làm việc ngắn và do vậy gần như thẳng (tuyến tính), sự 

biến thiên dòng IB xảy ra đều ở cả 2 bán kỳ và nhờ đó tín hiệu 

không bị méo. 

 Điểm làm việc tĩnh nằm sâu trong đoạn tuyến tính của đường đặc 

tuyến IB-VBE. Trường hợp này dòng điện IB tĩnh lớn và do đó dòng IC 

tĩnh cũng lớn dẫn đến hiệu suất của mạch khuếch đại giảm (do 

công suất tiêu tán ở trạng thái tĩnh lớn). 

 Như vậy mạch khuếch đại dùng Transistor có thể dùng tốt khi cần 

khuếch đại các tín hiệu xoay chiều biên độ rất bé (cỡ vài mV đến vài 

chục mV). Trường hợp tín hiệu vào có biên độ lớn, tín hiệu ngõ ra sẽ bị 

méo dạng do méo phi tuyến. 

 

Điểm làm 

việc tĩnh 

VBE thay đổi khi có 

tín hiệu xoay chiều 

Đặc tuyến DC 

ngõ vào 

Đặc tuyến ngõ vào do 

NSX cung cấp 

Dòng IB biến thiên không 

đều giữa 2 bán kỳ 

(méo phi tuyến) 

Đoạn đặc tuyến 

làm việc 

Điểm làm 

việc tĩnh 

VBE thay đổi khi có 

tín hiệu xoay chiều 

Đặc tuyến DC 

ngõ vào 

Đặc tuyến ngõ vào do 

NSX cung cấp 

Dòng IB biến thiên không 

đều giữa 2 bán kỳ 

(méo phi tuyến) 

Đoạn đặc tuyến 

làm việc 

Điểm làm 

việc tĩnh 

VBE thay đổi khi có 

tín hiệu xoay chiều 

Đặc tuyến DC 

ngõ vào 

Đặc tuyến ngõ vào do 

NSX cung cấp 

Dòng IB biến thiên không 

đều giữa 2 bán kỳ 

(méo phi tuyến) 

Đoạn đặc tuyến 

làm việc 
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PHẦN 2 : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM 

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  

a) Board mạch và các dụng cụ cần thiết : 

+ Board mạch B3 

+ Đồng hồ đo vạn năng V.O.M  

+ Dây đo dao động ký (3 sợi) 

+ Dây nối nguồn DC. 

b) Công tác kiểm tra 

+ Kiểm tra V.O.M 

+ Kiểm tra nguồn điện DC 9V trên tủ. 

 

2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

THÍ NGHIỆM 1 : Khảo sát phân cực DC 

 

RB1

+

-

RB2

Rc

RE

Vcc

+

-
VCE

Ic

IB

IE

Q1

A

 

1. Cấp điện DC từ tủ nguồn cho mạch thí nghiệm : Vcc = 9V 

2. Dùng V.O.M chỉ thị số, đo dòng Ic 

3. Dùng V.O.M kim đo điện áp VCE 

4. Chỉnh RB2 để khảo sát quan hệ IC -VCE, ghi số liệu vào bảng sau : 

 

Dòng Ic (mA) Áp VCE (V) Áp VBE (V) 

0,1 

Xem như bắt đầu có dòng Ic 

  

0,5   

1,0   

1,5   

2,0   

2,5   

3,0   

3,5   

4,0   

+ 9v 
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4,5   

5,0   

5,5   

6,0   

6,5   

7,0   

7,5   

8,0   

 Dựa vào số liệu trong bảng, vẽ quan hệ IC - VCE và giải thích. 

 Với giá trị ngưỡng VBE bao nhiều thì Transistor bắt đầu dẫn ? 

 Từ lúc xuất hiện dòng IC đến khi IC đạt giá trị cực đại, điện áp VBE thay 

đổi nhiều hay ít, tại sao ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

1

2

3

4

5

6

7

8

IC [mA]

VCE [V]

 

 

 

THÍ NGHIỆM 2 : Khảo sát mạch khuếch đại ghép E chung  

 

RB1

RB2

Rc

RE CE

RL

Co

Cin

+

+

+

Q1
vin

vo

Vcc

 

 

+ 9v 
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Trong thí nghiệm này, sinh viên phải khảo sát quan hệ giữa tín hiệu 

ngõ vào (vin) với tín hiệu ngõ ra (vo). Tín hiệu vin được lấy từ máy phát 

sóng. Để đo đồng thời tín hiệu vin và vo, cần 2 dây đo nối đến máy dao 

động ký. Sự phân cực có ảnh hưởng đến mạch khuếch đại nên cần chỉnh 

điểm phân cực tĩnh đúng để khả năng khuếch đại của mạch cao nhất. 

Các bước thí nghiệm tiến hành như sau : 

Bước 1 : Cấp nguồn DC (Vcc = 9V) cho mạch và đo điện áp VCE. Chỉnh 

phân cực sao cho VCE = Vcc/2. Ghi lại các giá trị điện áp DC sau : 

Điện áp nguồn Áp VBE Áp VCE Áp tại nút Vo 

    

Bước 2 : Dùng dây nối chung các điểm mass của máy phát sóng, máy 

dao động ký và mass của mạch để hình thành điểm mass chung của hệ 

thống (xem hình vẽ). 

Máy phát sóng

Máy dao động ký

Mạch khảo sát

Nguồn DC

+-

 

Bước 3 : Cấp đến ngõ vào của mạch một tín hiệu dạng sin, tần số 1kH, 

biên độ chỉnh ở mức bé nhất. 

Bước 4 : Dùng máy dao động ký đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào và ra 

của mạch, chỉnh sao cho tín hiệu vào và ra đều có dạng sin và vẽ lại kết 

quả quan sát được. Lưu ý vẽ đúng quan hệ về pha giữa 2 tín hiệu còn về 

biên độ chỉ cần vẽ tương đối và ghi chú thêm. Chú ý tính ra số Vp-p tức là 

điện áp đỉnh-đỉnh và ghi chú trên mỗi tín hiệu vẽ được. Ví dụ : 
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Đồ thị quan hệ tín hiệu vào/ra 

 

Từ kết quả đo, tính độ lợi áp (tức là tỉ số vo/vin) hay độ khuếch đại của 

mạch, nhận xét. Hãy chứng minh bằng lý thuyết rằng mạch này có độ lợi 

áp > 1 và tín hiệu ra ngược pha với tín hiệu vào. 

 

Bước 5 :  Khảo sát hiện tượng méo phi tuyến. 

Tăng tín hiệu vào và quan sát sự thay đổi tín hiệu ra cho đến khi hiện 

tượng méo phi tuyến thể hiện rõ (độ lớn hai bán kỳ không bằng nhau). Vẽ 

lại quan hệ tín hiệu vào/ ra trong trường hợp méo phi tuyến. 
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THÍ NGHIỆM 3 : Khảo sát mạch khuếch đại ghép C chung  

vin

voRB2

RB1

RE

Cin

Co

+

+ Q1

RL

+

-

 

 

Trình tự thí nghiệm giống như thí nghiệm 2 

 

Kết quả khảo sát phân cực DC 

Điện áp nguồn Áp VBE Áp VCE Áp tại nút Vo 

    

 

Đồ thị quan hệ tín hiệu vào/ra 

 

Từ kết quả đo, tính độ lợi áp (tức là tỉ số vo/vin) hay độ khuếch đại của 

mạch, nhận xét. Hãy chứng minh bằng lý thuyết rằng mạch này không 

khuếch đại áp mà chỉ khuếch đại dòng điện. Tín hiệu ra cùng pha với tín 

hiệu vào. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

+ 9v 
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THÍ NGHIỆM 4 : Khảo sát mạch khuếch đại ghép B chung  

vin

vo

+
Cin

CB

Co

+

+

RB2

RB1 RE

Rc RL

Q1

+

-

 

Trình tự thí nghiệm giống như thí nghiệm 2 

 

Kết quả khảo sát phân cực DC 

Điện áp nguồn Áp VEB Áp VEC Áp tại nút Vo 

    

 

Đồ thị quan hệ tín hiệu vào/ra 

 

Từ kết quả đo, tính độ lợi áp (tức là tỉ số vo/vin) hay độ khuếch đại của 

mạch, nhận xét. Hãy chứng minh bằng lý thuyết rằng mạch này có độ lợi 

áp > 1 và tín hiệu ra cùng pha với tín hiệu vào. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

+ 9v 
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13 

 

  

 

 

PHẦN 1 : NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐẾN THÍ NGHIỆM 

1. MỤC ĐÍCH CỦA THÍ NGHIỆM  

Mục đích của thí nghiệm này giúp SV hiểu và vận dụng được các kiến 

thức sau : 

 Mục đích của việc ghép tầng khuếch đại 

 Các phương pháp ghép tầng khuếch đại (Cascade, ghép DC). 

 

2. NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

 Chế độ khuếch đại của Transistor, mối quan hệ IB-IC, mối quan hệ 

VBE-IB, mối quan hệ IC-VCE 

 Trở kháng của tụ điện đối với tín hiệu xoay chiều dạng sin. 

 Phân cực DC cho Transistor. 

 Các kiểu mạch khuếch đại ghép E chung (C-E); ghép C chung (C-

C) và ghép B chung (C-B). 

 Các khái niệm độ lợi áp, độ lợi dòng, tổng trở ngõ vào, tổng trở 

ngõ ra của mạch khuếch đại. 

 Kiểu ghép nối tiếp hai tầng khuếch đại dùng tụ điện (Ghép 

Cascade) và ghép trực tiếp (Ghép DC). 

Những vấn đề trên, SV xem trong phần kiến thức liên quan trình bày ở 

bài 1 và bài 3 kết hợp với phần lý thuyết đã học trên lớp. 

 

 

PHẦN 2 : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM 

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  

c) Board mạch và các dụng cụ cần thiết : 

+ Board mạch B4 

+ Đồng hồ đo vạn năng V.O.M  

+ Dây đo dao động ký (3 sợi) 

+ Dây nối nguồn DC. 

d) Công tác kiểm tra 

+ Kiểm tra V.O.M 

+ Kiểm tra nguồn điện DC 9V trên tủ. 

 

Bài 02 
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2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

THÍ NGHIỆM 1 : Khảo sát phương pháp ghép tầng KĐ kiểu Cascade 

 

vin

RB1

RB2

Cin

Co

+

+
CERE

Rc

RB1

RB2

Co

+

+
CERE

Rc

RL

vo1 = vin2

vo

Q1 Q2

+

-

Vcc

 

 

Bước 1 : Dùng dây nối chung các điểm mass của máy phát sóng, máy 

dao động ký và mass của mạch để hình thành điểm mass chung của hệ 

thống. 

Máy phát sóng

Máy dao động ký

Mạch khảo sát

Nguồn DC

+-

 

 

Buớc 2 : Cấp điện DC từ tủ nguồn cho mạch thí nghiệm : Vcc = 9V 

Bước 3 : Khảo sát phân cực DC 

Đo VCE của Q1, Q2 và chỉnh các biến trở phân cực sao cho Q1 và Q2 đều 

làm việc ở chế độ khuếch đại (tốt nhất nên chỉnh sao cho VCE = Vcc/2). Đo 

các điện áp DC sau : 

Áp nguồn VBE(Q1) VCE(Q1) VBE(Q2) VCE(Q2) Áp DC tại điểm Vo 

      

Bước 4 : Cấp đến ngõ vào của mạch một tín hiệu dạng sin, tần số 1kH, 

biên độ chỉnh ở mức bé nhất. 

Bước 5 : Dùng máy dao động ký đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào của 

tầng KĐ thứ nhất và ngõ ra của tầng KĐ thứ 2, chỉnh sao cho tín hiệu vào 

và ra đều có dạng sin. 
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Bước 5 : Không thay đổi bất kỳ điều chỉnh nào trên mạch và máy phát 

sóng, tiến hành đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào và ra của tầng khuếch 

đại thứ nhất, vẽ lại các dạng sóng quan sát được và từ đó tính độ khuếch 

đại áp (Av1) của tầng KĐ thứ nhất.  

Lưu ý vẽ đúng quan hệ về pha giữa 2 tín hiệu còn về biên độ chỉ cần vẽ 

tương đối và ghi chú thêm. Chú ý tính ra số Vp-p tức là điện áp đỉnh-đỉnh 

và ghi chú trên mỗi tín hiệu vẽ được. Ví dụ : 

 

Quan hệ tín hiệu vào/ra của tầng KĐ thứ nhất 

 

Độ lợi áp AV1 =  .....................................................  

 

Bước 6 : Không thay đổi bất kỳ điều chỉnh nào trên mạch và máy phát 

sóng, tiến hành đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào và ra của tầng khuếch 

đại thứ hai, vẽ lại các dạng sóng quan sát được và từ đó tính độ khuếch 

đại áp (Av2) của tầng KĐ thứ hai. 
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Quan hệ tín hiệu vào/ra của tầng KĐ thứ hai 

 

Độ lợi áp AV2 =  .....................................................  

 

Từ kết quả AV1 và AV2, tính ra độ khuếch đại AV toàn mạch :  

Nhận xét về độ lợi áp AV khi ghép nối tiếp hai tầng khuếch đại. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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THÍ NGHIỆM 2 : Phương pháp ghép tầng trực tiếp (Ghép DC) 

Cin

RB1

RB2

Rc

RE
+

CE

Q1

Q2

RE

Co

RL

vin

vo1=vin2

vo

+

-

Vcc

 

 

Trình tự thí nghiệm giống như thí nghiệm 1 

Bước 1 : Dùng dây nối chung các điểm mass của máy phát sóng, máy 

dao động ký và mass của mạch để hình thành điểm mass chung của hệ 

thống. 

Máy phát sóng

Máy dao động ký

Mạch khảo sát

Nguồn DC

+-

 

 

Buớc 2 : Cấp điện DC từ tủ nguồn cho mạch thí nghiệm : Vcc = 9V 

Bước 3 : Khảo sát phân cực DC 

Đo VCE của Q1, Q2 và chỉnh các biến trở phân cực sao cho Q1 và Q2 đều 

làm việc ở chế độ khuếch đại (tốt nhất nên chỉnh sao cho VCE = Vcc/2). Đo 

các điện áp DC sau : 

Áp nguồn VBE(Q1) VCE(Q1) VBE(Q2) VCE(Q2) Áp DC tại điểm Vo 

      

Bước 4 : Cấp đến ngõ vào của mạch một tín hiệu dạng sin, tần số 1kH, 

biên độ chỉnh ở mức bé nhất. 

Bước 5 : Dùng máy dao động ký đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào của 

tầng KĐ thứ nhất và ngõ ra của tầng KĐ thứ 2, chỉnh sao cho tín hiệu vào 

và ra đều có dạng sin. 
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Bước 5 : Không thay đổi bất kỳ điều chỉnh nào trên mạch và máy phát 

sóng, tiến hành đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào và ra của tầng khuếch 

đại thứ nhất, vẽ lại các dạng sóng quan sát được và từ đó tính độ khuếch 

đại áp (Av1) của tầng KĐ thứ nhất.  

Quan hệ tín hiệu vào/ra của tầng KĐ thứ nhất 

 

Độ lợi áp AV1 =  .....................................................  

 

Bước 6 : Không thay đổi bất kỳ điều chỉnh nào trên mạch và máy phát 

sóng, tiến hành đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào và ra của tầng khuếch 

đại thứ hai, vẽ lại các dạng sóng quan sát được và từ đó tính độ khuếch 

đại áp (Av2) của tầng KĐ thứ hai. 

Quan hệ tín hiệu vào/ra của tầng KĐ thứ hai 

 

Độ lợi áp AV2 =  .....................................................  
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Từ các kết quả đo trên, cho biết vai trò của tầng khuếch đại thứ nhất và 

tầng khuếch đại thứ 2. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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Vi mạch Opamp hay còn gọi là bộ khuếch đại thuật toán là một mạch 

khuếch đại vi sai được tích hợp. Trong các sơ đồ mạch điện, Opamp được ký 

hiệu như sau : 

+

-

+V

-V

Ngõ vào không đảo

Ngõ vào đảo

Ngõ ra

Nguồn (+)

Nguồn (-) hoặc

nối mass (GND)
 

+

-

+V

-V

Nguồn (+)

Nguồn (-) hoặc

nối mass (GND)

+

-

V(-)

+

-

V(+)

+

-

Vd

+

-

Vo

 

 

Chế độ vòng hở : 

Ở chế độ vòng hở (chế độ không có hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ vào), điện áp 

ngõ ra của Opamp là : Vo = Avo.Vd 

Avo được gọi là độ lợi vòng hở và thường có giá trị rất lớn (từ 10000 lần trở 

lên). Vì vậy ở chế độ vòng hở, chỉ cần có một sai lệch rất bé giữa điện áp ngõ 

vào (+) và điện áp ngõ vào (-) hay điện áp vi sai khác 0 thì điện áp ngõ ra đã 

đạt đến giá trị bão hoà (+) hoặc bão hoà (-). Mức điện áp bão hoà (+) và (-) tuỳ 

thuộc vào mức điện áp nguồn và chế độ cấp nguồn.  

 Mức bão hoà (+) thường thấp hơn mức áp nguồn (+) từ 1 đến 2V. 

 Mức bão hoà (-) thường cao hơn mức áp nguồn (-) từ 1 đến 2V. 

 Trường hợp cấp nguồn đơn thì mức bão hoà (-) xấp xỉ 0V. 

Có thể minh hoạ hoạt động của Opamp ở chế độ vòng hở như sau : 

 

 

Điện áp ngõ ra 

Điện áp vi sai 

Điện áp ngõ 

vào (+) 

Điện áp ngõ 

vào (-) 

Điện áp ngõ ra 

Điện áp vi sai 

Điện áp ngõ 

vào (+) 

Điện áp ngõ 

vào (-) 

Điện áp ngõ ra 

Điện áp vi sai 

Điện áp ngõ 

vào (+) 

Điện áp ngõ 

vào (-) 

Bài 03 
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+

-

+V

-V

V(+) > V(-)

+

-

+V

-V

V(+) < V(-)

 

Chế độ vòng hở của Opamp được dùng làm mạch so sánh điện áp. 

 Khi điện áp ngõ ra ở mức cao,  ta biết V(+) > V(-). 

 Khi điện áp ngõ ra ở mức thấp, ta biết V(+) < V(-). 

 

Chế độ vòng kín hồi tiếp âm. 

Hồi tiếp âm là sự hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ vào có tác dụng làm giảm điện 

áp ngõ vào. Trong trường hợp Opamp, điện áp vi sai Vd được xem là điện áp 

ngõ vào. Trong trường hợp này, vòng hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ vào (-) sẽ làm 

giảm điện áp vi sai Vd (vì Vd = V(+) – V(-)). Do đó hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ vào 

(-) là hồi tiếp âm. Quá trình hồi tiếp này làm cho điện áp vi sai giảm đến 0. Vì 

vậy trong các ứng dụng có hồi tiếp âm, điện áp ngõ vào (+) và (-) của Opamp 

xem như bằng nhau. 

 

 

+

-

+V

-V

V(+) = 1,5V

+

-

1,5V

+-

1,5V

0V

 

 

 

 

Tổng trở ngõ vào của Opamp 

+

-

+V

-V

+

-

0A

0A

 

Điện trở hồi 

tiếp âm 

V(-) = V(+)  

do hồi tiếp âm 

Hồi tiếp âm làm cho 

áp vi sai bằng 0 

Do tổng trở ngõ vào của 

Opamp rất lớn, hàng chục 

M nên dòng điện ngõ vào 

của Opamp gần như bằng 0 
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      22 

 

Ta gọi mỗi khối có ký hiệu hình tam giác trên đây là một bộ Opamp. Trên 

thực tế, người ta chế tạo chung nhiều bộ Opamp trong cùng một IC duy nhất. Số 

lượng thông thường là 1, 2, 4. Một số vi mạch (IC) Opamp thông thường là 

LM741; LM324; LM358; LM558; TL084 v.v Datasheet của các IC này có thể tải 

về từ các website của nhà sản xuất. Một số nhà sản xuất lớn là : 

 National Semiconductor : LM 

 Fairchild : A hoặc uA 

 Hitachi : HA 

 Motorolar : MC 

Sơ đồ chân của một số Opamp thông dụng 

741

 

Opamp 741 do nhiều hãng chế tạo với các mã 

hiệu thương mại thông dụng là: LM741 của 

hãng National; uA741 của hãng Fairchild; 

HA17741 của hãng Hitachi. Độ lợi áp vòng 

hở của HA17741 điển hình là 106dB (gần 200 

ngàn lần). 741 hoạt động với nguồn cấp điện 

kép. Vcc là chân cấp nguồn (+) và VEE là chân 

cấp nguồn (-). Nguồn cấp điện tối đa là 18v 

LM358A

 

Opamp 358A do nhiều hãng chế tạo với các 

mã hiệu thương mại thông dụng là: LM358A 

(National); HA17358A (Hitachi). Độ lợi áp 

vòng hở của HA17358A điển hình là 90dB 

(xấp xỉ 30 ngàn lần). 358A hoạt động với 

nguồn cấp điện đơn. Vcc là chân cấp nguồn 

(+) và GND là chân nối mass. Nguồn cấp 

điện tối đa là +32v 

LM324A

 

Opamp 324A do nhiều hãng chế tạo với các 

mã hiệu thương mại thông dụng là: LM324A 

(National); HA17324A (Hitachi). Độ lợi vòng 

hở của HA17324A điển hình là 90dB. 324A 

hoạt động với nguồn cấp điện đơn hoặc kép. 

Trong chế độ nguồn cấp điện đơn, chân Vcc 

nối với nguồn (+) và chân VEE nối mass. 

Nguồn Vcc trong trường hợp này cho phép tối 

đa là +32v. Trong chế độ cấp nguồn kép, 

chân VEE nối với nguồn (-). Nguồn cầp điện 

kép max là 18v 
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Opamp loại Open-Collector 

Opamp loại Open-Collector là loại Opamp đặc biệt được thiết kế chuyên 

dùng cho mục đích so sánh điện áp. Ưu điểm của loại này là tốc độ làm việc 

nhanh hơn loại thường và cho phép nối chung các ngõ ra với nhau để dùng cho 

một số ứng dụng đặc biệt. 

 

+Ucc

+

-

Q0 Out

-Ucc

1

4

7

8

2

3

6

Strobe

LM311

               

+Ucc

+

-

Q0 Out

GND

12
LM339

(¼ IC)

3

 

Ngõ ra của Opamp loại Open-Collector là một Transistor (ngõ ra chính là cực 

C : Collector cuả Transistor này) và ngõ ra không nối với bất kỳ điện trở hay 

linh kiện nào khác (bên trong IC). Chính vì vậy nên Opamp loại này có tên là 

ngõ ra Open-Collector.  

Transistor ngõ ra hoặc là ở trạng thái ngưng dẫn, hoặc là ở trạng thái 

dẫn bão hoà tuỳ theo quan hệ giữa điện áp ngõ vào (+) và (-) của 

Opamp. 

 Nếu V(+) > V(-) : Transistor ngõ ra ngưng dẫn 

 Nếu V(+) < V(-) : Transistor ngõ ra dẫn điện bão hoà 

Hoạt động của Opamp loại Open-Collector có thể minh hoạ như sau : 

+

-

Q0

Out

1

4

7

8

2

3

6

Strobe

LM311

Rp

V(+) > V(-)

Tải

+Vcc

-Vcc

+

-

Q0

Out

1

4

7

8

2

3

6

Strobe

LM311

Rp

V(+) < V(-)

Tải

+Vcc

-Vcc
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Mạch Window-Detector 

+

-

Q0

Out

1

4

7

8

2

3

LM311

Rp

VOT

Tải

+Vcc

-Vcc

+

-

Q0

Out

1

4

7

8

2

3

LM311

+Vcc

-Vcc

Vin

VUT

*

Window

Chỉ có thể nhìn thấy một vật

nằm trong tầm cửa sổ

Chỉ có dòng qua tải khi

VUT < Vin < VOT

 

 

Datasheet của Opamp LM311 và LM339 
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      27 

 

A. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM :  

Mục đích bài này giúp sinh viên nắm được các chế độ làm việc thường gặp của IC khuếch đại 

thuật toán (Operational Amplifier – gọi tắt là OPAMP) gồm : 

 Chế độ vận hành vòng hở và ứng dụng làm mạch so sánh điện áp. 

 Chế độ vận hành có hồi tiếp âm điện áp và ứng dụng làm mạch khuếch đại tín hiệu DC, AC 

biên độ nhỏ. 

 

B. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM : 

1. KHẢO SÁT CHẾ ĐỘ VÒNG HỞ CỦA OPAMP ĐA DỤNG :  

 Thực hiện mạch sau : 

VR

10k

LM324

3

2

1

+

-

0

4

11

+

-

Uin

+

-

Uch

+

-

Uo

+9v

  

Trình tự thí nghiệm : 

1. Lắp mạch 

2. Cấp nguồn cho mạch và thực hiện các phép đo như sau: 

Đo kiểm tra nguồn : 

VR

10k

LM324

3

2

1

+

-

0

4

11

+

-

Uin

+

-

Uch

+

-

Uo

+9v

DCV

0

10


DÂY NỐI NGUỒN

Đo kiểm tra nguồn cấp điện
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Đo điện áp đặt tại ngõ vào (-) của Opamp 

VR

10k

LM324

3

2

1

+

-

0

4

11

+

-

Uin

+

-

Uch

+

-

Uo

+9v
DÂY NỐI NGUỒN

Đo điện áp tại ngõ vào (-)

DCV

0

10

 

Vừa đo, vừa chỉnh biến trở VR để có điện áp tại ngõ vào (-) của OPAMP khoảng 

6v. ta gọi điện áp này là Uch. 

 

Thực hiện thí nghiệm : 

VR

10k

LM324

3

2

1

+

-

0

4

11

+

-

Uin

+

-

Uch

+

-

Uo

+9v

DCV

0

10


DÂY NỐI NGUỒN

DÂY NỐI LÊN NGUỒN 5V

Cho U
in
 = 5v để có U(+) < U(-) và ghi lại kết quả Uo

Cho U
in
 = 9v để có U(+) > U(-) và ghi lại kết quả Uo

 

Ta gọi U(+) là điện áp tại ngõ vào (+) (chân 3 của OPAMP) 

           U(-) là điện áp tại ngõ vào (-) (chân 2 của OPAMP) 

Khi U(+) < U(-) thì Uo =  .....................  

Khi U(+) > U(-) thì Uo =  .....................  So mức áp này với mức áp nguồn 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  
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2. KHẢO SÁT CHẾ ĐỘ VÒNG HỞ CỦA OPAMP LOẠI OPEN-COLLECTOR :  

VR

50k

0

Rp

1k

LED

LM339

5

4

3

12

2

+

- OUT

+9v

Uin

0v

A

 

Trình tự thí nghiệm : 

1. Lắp mạch, tạm thời nối tắt vị trí gắn Ampere trên mạch nguyên lý. 

2. Đo kiểm tra nguồn cấp điện. 

3. Đo điện áp tại ngõ vào (-) và chỉnh biến trở để có U(-) = 6v 

4. Tiến hành thí nghiệm như sau : 

Gắn A và để đo dòng ở ngõ ra của OPAMP. 

 

COM 2A 12A

ON
AC-DC

AUTOMATIC SELECTOR

200mA

VR

50k

0

Rp

1k

LED

LM339

5

4

3

12

2

+

- OUT

+9v

Uin

0v

 Các dây nối nguồn

 

Đầu tiên cấp Uin sao cho U(+) < U(-) và quan sát chỉ số A, trạng thái đèn LED. 

U(+) =   .......................................................................................................................  

U(-) =  ........................................................................................................................  

Chỉ số A :  .................................................................................................................  

Trạng thái đèn LED :  ...............................................................................................  

Giải thích :  ...............................................................................................................  



 Vi mac̣h op-amp   Bài 3 
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 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

Thay đổi Uin sao cho U(+) > U(-) và quan sát chỉ số A, trạng thái đèn LED 

U(+) =   .......................................................................................................................  

U(-) =  ........................................................................................................................  

Chỉ số A :  .................................................................................................................  

Trạng thái đèn LED :  ...............................................................................................  

Giải thích :  ...............................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

3. KHẢO SÁT CHẾ ĐỘ VÒNG KÍN HỒI TIẾP ÂM ĐIỆN ÁP VỚI MẠCH 

OPAMP ĐA DỤNG : 

-

+

7

4

-9v

+9v

6

3

2

741

1k

Rf

Ri

+9v

0v

-9v

3.3k

O
U

T
P
U

T

A

+

-

I
N

P
U

T

VR

1

2

SW

 

Trình tự thí nghiệm : 

1. Thực hiện mạch và cấp nguồn cho mạch. 

2. Chỉnh biến trở VR  sao cho điện áp tại ngõ vào (+) của Opmap lần lượt có các 

giá trị như trong bảng sau. Đo và tính theo yêu cầu cho trong bảng ứng với 

mỗi giá trị của U(+). 

 

Điện áp tại ngõ 

vào (+) : U(+) 

Điện áp tại ngõ 

vào (-) : U(-) 

Điện áp ngõ ra của 

Opmap : Uo 

Tỉ số Uo/U(+) 

0    

0,5    

1    

1,5    
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2    

2,5    

3    

3. Nhận xét về quan hệ giữa U(+) và U(-) và tỉ số Uo/U(+) : 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

4. Bật SW sang vị trí 1 và cấp một tín hiệu dạng sin, tần số khoảng 1000Hz, biên 

độ khoảng 0,5v vào điểm A và dùng máy dao động ký đo đồng thời tín hiệu 

tại INPUT và OUTPUT của mạch, vẽ lại các sóng này và nhận xét kết quả. 

0

 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  
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PHẦN 1 : NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐẾN THÍ NGHIỆM 

1. Mục đích của thí nghiệm 

Mục đích của thí nghiệm này giúp SV hiểu và vận dụng được các kiến 

thức sau : 

 Hoạt động của cảm biến nhiệt độ dùng bán dẫn (cảm biến điển 

hình là LM335 của nhà sản xuất National). 

 Các ứng dụng điển hình của vi mạch Opamp gồm : Mạch đệm, 

mạch trừ, mạch khuếch đại và mạch Trigger-Schmith. 

 Vấn đề giao tiếp quang giữa tín hiệu điều khiển và mạch động lực 

dùng TRIAC làm phần tử đóng ngắt. Khảo sát hoạt động của bộ 

ghép quang (Opto-Coupler) với IC điển hình là 4N35. 

 

2. Những kiến thức liên quan 

2.1  Cảm biến nhiệt độ dùng bán dẫn 

Cảm biến nhiệt độ là phần tử có nhiệm vụ biến đổi đại lượng nhiệt 

thành đại lượng điện dùng cho đo lường và điều khiển liên quan đến nhiệt 

độ. Cảm biến nhiệt độ có rất nhiều loại được phân chia tuỳ thuộc vào 

phạm vi nhiệt độ làm việc và mục đích sử dụng. Ngày nay, cảm biến 

nhiệt độ là một phần tử quan trọng trong các hệ thống điều khiển tự 

động. Trong các ứng dụng có phạm vi nhiệt độ thấp trong tầm 100
0
C, các 

cảm biến loại bán dẫn được dùng phổ biến.  Loại cảm biến này có một số 

ưu điểm như : đặc tuyến tuyến tính, độ chính xác cao, độ ổn định cao, 

gọn nhẹ và giá thành thấp. Tuy nhiên nhược điểm chính của chúng là 

phạm vi nhiệt độ làm việc bị giới hạn (thường < 150
0
C). Trong thí nghiệm 

này ta khảo sát một cảm biến điển hình là : LM335 của nhà sản xuất 

National. Đây là một trong số các cảm biến cùng họ gồm : LM135; 

LM235; LM335; LM135A; LM235A; LM335A. Datasheet của các cảm biến 

này có thể tải về từ website của nhả sản xuất National Semiconductor 

(www.national.com). 

 

 

 

Bài 04 

http://www.national.com/
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Sơ đồ chân tương ứng với các kiểu vỏ của họ cảm biến LM135. 

 

 

Sơ đồ kết nối khi sử dụng 
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Các thông số kỹ thuật chủ yếu 
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2.2 Vi mạch Opamp 

Vi mạch Opamp hay còn gọi là bộ khuếch đại thuật toán là một mạch 

khuếch đại vi sai được tích hợp. Trong các sơ đồ mạch điện, Opamp được 

ký hiệu như sau : 

+

-

+V

-V

Ngõ vào không đảo

Ngõ vào đảo

Ngõ ra

Nguồn (+)

Nguồn (-) hoặc

nối mass (GND)
 

+

-

+V

-V

Nguồn (+)

Nguồn (-) hoặc

nối mass (GND)

+

-

V(-)

+

-

V(+)

+

-

Vd

+

-

Vo

 

 

Chế độ vòng hở : 

Ở chế độ vòng hở (chế độ không có hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ vào), 

điện áp ngõ ra của Opamp là : Vo = Avo.Vd 

Avo được gọi là độ lợi vòng hở và thường có giá trị rất lớn (từ 10000 

lần trở lên). Vì vậy ở chế độ vòng hở, chỉ cần có một sai lệch rất bé giữa 

điện áp ngõ vào (+) và điện áp ngõ vào (-) hay điện áp vi sai khác 0 thì 

điện áp ngõ ra đã đạt đến giá trị bão hoà (+) hoặc bão hoà (-). Mức điện 

áp bão hoà (+) và (-) tuỳ thuộc vào mức điện áp nguồn và chế độ cấp 

nguồn.  

 Mức bão hoà (+) thường thấp hơn mức áp nguồn (+) từ 1 đến 2V. 

 Mức bão hoà (-) thường cao hơn mức áp nguồn (-) từ 1 đến 2V. 

 Trường hợp cấp nguồn đơn thì mức bão hoà (-) xấp xỉ 0V. 

Có thể minh hoạ hoạt động của Opamp ở chế độ vòng hở như sau : 

 

 

 

Điện áp ngõ 

vào (+) 

Điện áp 

ngõ ra 

Điện áp ngõ 

vào (-) 

Điện áp 

vi sai 
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+

-

+V

-V

V(+) > V(-)

+

-

+V

-V

V(+) < V(-)

 

Chế độ vòng hở của Opamp được dùng làm mạch so sánh điện áp. 

 Khi điện áp ngõ ra ở mức cao,  ta biết V(+) > V(-). 

 Khi điện áp ngõ ra ở mức thấp, ta biết V(+) < V(-). 

 

Chế độ vòng kín hồi tiếp âm. 

Hồi tiếp âm là sự hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ vào có tác dụng làm giảm 

điện áp ngõ vào. Trong trường hợp Opamp, điện áp vi sai Vd được xem là 

điện áp ngõ vào. Trong trường hợp này, vòng hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ 

vào (-) sẽ làm giảm điện áp vi sai Vd (vì Vd = V(+) – V(-)). Do đó hồi tiếp 

từ ngõ ra về ngõ vào (-) là hồi tiếp âm. Quá trình hồi tiếp này làm cho 

điện áp vi sai giảm đến 0. Vì vậy trong các ứng dụng có hồi tiếp âm, điện 

áp ngõ vào (+) và (-) của Opamp xem như bằng nhau. 

 

 

+

-

+V

-V

V(+) = 1,5V

+

-

1,5V

+-

1,5V

0V

 

 

 

 

Tổng trở ngõ vào của Opamp 

+

-

+V

-V

+

-

0A

0A

 

Điện trở 

hồi tiếp âm 

V(-) = V(+)  

do hồi tiếp âm 

Hồi tiếp âm làm 

cho áp vi sai bằng 0 

Do tổng trở ngõ vào của 

Opamp rất lớn, hàng chục 

M nên dòng điện ngõ 

vào của Opamp gần như 

bằng 0 
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Ta gọi mỗi khối có ký hiệu hình tam giác trên đây là một bộ Opamp. 

Trên thực tế, người ta chế tạo chung nhiều bộ Opamp trong cùng một IC 

duy nhất. Số lượng thông thường là 1, 2, 4. Một số vi mạch (IC) Opamp 

thông thường là LM741; LM324; LM358; LM558; TL084 v.v Datasheet của 

các IC này có thể tải về từ các website của nhà sản xuất. Một số nhà sản 

xuất lớn là : 

 National Semiconductor : LM 

 Fairchild : A hoặc uA 

 Hitachi : HA 

 Motorolar : MC 

Sơ đồ chân của một số Opamp thông dụng 

741

 

Opamp 741 do nhiều hãng chế tạo với các 

mã hiệu thương mại thông dụng là: LM741 

của hãng National; uA741 của hãng 

Fairchild; HA17741 của hãng Hitachi. Độ lợi 

áp vòng hở của HA17741 điển hình là 

106dB (gần 200 ngàn lần). 741 hoạt động 

với nguồn cấp điện kép. Vcc là chân cấp 

nguồn (+) và VEE là chân cấp nguồn (-). 

Nguồn cấp điện tối đa là 18v 

LM358A

 

Opamp 358A do nhiều hãng chế tạo với các 

mã hiệu thương mại thông dụng là: LM358A 

(National); HA17358A (Hitachi). Độ lợi áp 

vòng hở của HA17358A điển hình là 90dB 

(xấp xỉ 30 ngàn lần). 358A hoạt động với 

nguồn cấp điện đơn. Vcc là chân cấp nguồn 

(+) và GND là chân nối mass. Nguồn cấp 

điện tối đa là +32v 

LM324A

 

Opamp 324A do nhiều hãng chế tạo với các 

mã hiệu thương mại thông dụng là: LM324A 

(National); HA17324A (Hitachi). Độ lợi 

vòng hở của HA17324A điển hình là 90dB. 

324A hoạt động với nguồn cấp điện đơn 

hoặc kép. Trong chế độ nguồn cấp điện 

đơn, chân Vcc nối với nguồn (+) và chân VEE 

nối mass. Nguồn Vcc trong trường hợp này 

cho phép tối đa là +32v. Trong chế độ cấp 

nguồn kép, chân VEE nối với nguồn (-). 

Nguồn cầp điện kép max là 18v 
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2.3 Opto-Coupler 

Opto-Coupler (bộ ghép quang), thường được gọi tắt là Opto, có cấu 

tạo gồm phần sơ cấp là LED và phần thứ cấp có thể là Diode quang, 

Transistor quang, SCR quang hoặc TRIAC quang. Năng lượng ánh sáng do 

LED sơ cấp phát ra sẽ kích thích phần thứ cấp dẫn điện. Nhờ đó giao tiếp 

giữa sơ cấp và thứ cấp là giao tiếp quang. Bộ ghép quang được dùng để 

cách ly về điện giữa phần sơ cấp và phần thứ cấp mà thông thường phía 

sơ cấp là thiết bị điều khiển và phía thứ cấp là mạch động lực. Bộ ghép 

quang được dùng phổ biến là loại LED-Transistor. Hiện nay có loại LED-

SCR và LED-TRIAC cũng được dùng khá phổ biến. Opto-Coupler loại 

LED-Transistor điển hình là họ 4N35 gồm : 4N35; 4N36; 4N37 của hãng 

Motorolar. 
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2.4 TRIAC 

TRIAC là linh kiện được dùng cho các ứng dụng điều khiển pha xoay 

chiều hoặc điều khiển ON-OFF phụ tải điện xoay chiều. Một số trường 

hợp đặc biệt người ta dùng TRIAC kết hợp với cầu chỉnh lưu Diode trong 

trường hợp chỉnh lưu có điều khiển. Một số hãng sản xuất SCR và TRIAC 

nỗi tiếng gồm : ST Microelectronics và SGS Thomson Microelectronics.  

 

A2

A1

G
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PHẦN 2 : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM 

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  

e) Board mạch và các dụng cụ cần thiết : 

+ Board mạch B5 

+ Đồng hồ đo vạn năng V.O.M 

+ Dây nối 

f) Công tác kiểm tra 

+ Kiểm tra V.O.M 

+ Kiểm tra nguồn điện DC 9V và -9V trên tủ điện 

+ Kiểm tra nguồn điện AC 6V/6VAC trên tủ điện. 

 

2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

THÍ NGHIỆM 1 :   Khảo sát sự thay đổi điện áp ngõ ra của cảm biến 

                           LM335 theo nhiệt độ. 
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1. Cấp nguồn DC cho mạch. 

2. Đo điện áp tại ngõ ra của mạch cảm biến và ngõ ra của tầng đệm ở 

nhiệt độ bình thường. 

Điện áp ngõ ra của mạch cảm biến :  .................................................................  

Điện áp ngõ ra của tầng đệm : .............................................................................  

Mạch cảm biến và tầng đệm 

Cảm biến 

Ngõ ra mạch cảm biến 

10mV/
0
K 

Ngõ ra mạch đệm 
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3. Gắn sẳn đồng hồ đo áp tại ngõ ra của tầng đệm và chú ý mức áp hiện 

tại. Dự đoán mức điện áp tại ngõ ra này khi nhiệt độ tăng 20
0
C. Chú ý 

mốc này để dừng thí nghiệm trong bước sau. 

4. Cấp điện xoay chiều AC 12V đến tải và quan sát sự thay đổi của điện 

áp đo ở ngõ ra của tầng đệm, dừng thí nghiệm sau khi điện áp tăng 

thêm 0,2V. Giải thích kết quả quan sát. 

 

 

THÍ NGHIỆM 2 :   Khảo sát mạch trừ và mạch khuếch đại tín hiệu. 
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1. Cấp nguồn DC cho mạch và đợi ít nhất 1 phút để điện áp V2 tại ngõ 

vào thứ 2 của mạch trừ ổn định. 

2. Đo điện áp V1, V2, V trên mạch trừ để kiểm tra mối quan hệ : V = V1 – 

V2 có đúng không. 

3. Chỉnh V2 để có V = 0,1 (vôn) 

4. Điều chỉnh biến trở Rf trên mạch khuếch đại sao cho độ khuếch đại 

của mạch bằng 10 lần. 

5. Đo lại điện áp V và chỉnh V2 để có V = 0 tại nhiệt độ bình thường. 

Tín hiệu thứ nhất 

(V1) đến mạch trừ 

Tín hiệu thứ hai (V2) 

đến mạch trừ 

Tín hiệu ngõ ra mạch trừ 

V = V1 – V2 

V cũng chính là tín hiệu vào 

của mạch khuếch đại 

Điện áp ngõ 

ra của mạch 

KĐ, áp Vo 
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6. Cấp điện AC 12V cho tải và khảo sát quan hệ giữa V với Vo khi nhiệt 

độ tăng. Dừng thí nghiệm khi V thay đổi khoảng 0,2V. 

N
h
i
e
ät
 
ñ
o
ä 
t
a
ên
g

 

  

V =  Vo =  

V =  Vo =  

V =  Vo =  

V =  Vo =  

V =  Vo =  

Nhiệt độ ban đầu V = 0 Vo = 0 

7. Nhận xét kết quả thí nghiệm. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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THÍ NGHIỆM 3 :   Khảo sát mạch điều khiển kiểu Trigger-Schmith. 

ON

OFF

ON ON

OFF

Tín hiệu từ cảm biến Ngưỡng trên : VT
+

Ngưỡng dưới : VT
-

Time
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1. Cắt nguồn AC 12V cho tải và chờ cho tải nguội. 

2. Chỉnh SW trên mạch về vị trí 2. 

3. Cấp đến ngõ vào (-) của mạch so sánh (Opamp LM358A) mức điện áp 

0V để ngõ ra của mạch ở trạng thái mức cao (đèn báo hiệu trạng thái 

ON sáng) và chỉnh ngưỡng VT
+
 khoảng 1,5V. 

 

Chỉnh VT
-
 

Chỉnh VT
+
 

Điện áp 

ngưỡng 

Điện áp từ mạch 

cảm biến nhiệt 

độ, sau khi đã 

xử lý Offset và 

khuếch đại 

Tín hiệu điều 

khiển 

Đèn báo 

trạng thái ON 

Tín hiệu kích 

TRIAC 

B4  
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4. Giữ nguyên đồng hồ đo ở điểm đo điện áp ngưỡng,  cấp đến ngõ vào 

(-) của mạch so sánh mức điện áp 9V để ngõ ra của mạch ở trạng thái 

mức thấp (đèn báo hiệu tắt) và điều chỉnh ngưỡng VT
-
 khoảng 1,2V. 

5. Giữ nguyên đồng hồ đo ở điểm đo điện áp ngưỡng,  cấp đến ngõ vào 

(-) của mạch so sánh mức điện áp lấy từ ngõ ra của mạch khuếch đại 

và dùng thêm một đồng hồ đo để đo điện áp tại ngõ vào (-) cũng 

chính là điện áp ngõ ra của mạch khuếch đại.  

6. Cấp nguồn AC 12V cho tải theo hướng dẫn sau : 
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Dây nguồn AC 12V

cho tải
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7. Quan sát sự thay đổi điện áp ở ngõ vào (-) của mạch trong quá trình 

vận hành của mạch. Mô tải lại quá trình điều khiển và giải thích. 

8. Cho biết mục đích của việc điều chỉnh tách biệt hai mức ngưỡng VT
+
 

và VT
-
. Phương pháp điều khiển này có thể áp dụng để điều khiển đèn 

theo độ sáng được không? Tìm một vài ứng dụng tương tự. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................... 
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PHẦN 1 : NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐẾN THÍ NGHIỆM 

3. Mục đích của thí nghiệm  

Mục đích của thí nghiệm này giúp SV hiểu và vận dụng được các kiến 

thức sau : 

 Nguyên lý của mạch Window-Detector và ứng dụng mạch Window-

Detector làm mạch phát hiện Zero (Zero-Detector). 

 Mạch dao động tạo sóng tam giác đồng bộ điện áp lưới điện. 

 Mạch vi phân tạo xung kích SCR, TRIAC 

 Vấn đề giao tiếp quang giữa tín hiệu điều khiển và mạch động lực 

dùng TRIAC, SCR làm phần tử đóng ngắt. Khảo sát hoạt động của 

bộ ghép quang (Opto-Coupler) với IC điển hình là 4N35. 

 

4. Những kiến thức liên quan 

4.1  IC ổn áp (+) họ 78XX và IC ổn áp (-) họ 79XX 

Xem bài 02 

2.2 IC ổn áp LM317T 

Xem bài 02 

2.3 Vi mạch Opamp  

Trong thí nghiệm này có 2 loại Opamp được sử dụng, một loại là 

Opamp thường và loại còn lại là Opamp đặc biệt có ngõ ra loại Open-

Collector. Opamp loại thường đã trình bày trong bài 05. Phần này giới 

thiệu Opamp loại ngõ ra Open-Collector. 

Opamp loại Open-Collector là loại Opamp đặc biệt được thiết kế 

chuyên dùng cho mục đích so sánh điện áp. Ưu điểm của loại này là tốc 

độ làm việc nhanh hơn loại thường và cho phép nối chung các ngõ ra với 

nhau để dùng cho một số ứng dụng đặc biệt. 

 

Bài 05 
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Ngõ ra của Opamp loại Open-Collector là một Transistor (ngõ ra chính là 

cực C : Collector cuả Transistor này) và ngõ ra không nối với bất kỳ điện trở 

hay linh kiện nào khác (bên trong IC). Chính vì vậy nên Opamp loại này có tên 

là ngõ ra Open-Collector.  

Transistor ngõ ra hoặc là ở trạng thái ngưng dẫn, hoặc là ở trạng thái dẫn 

bão hoà tuỳ theo quan hệ giữa điện áp ngõ vào (+) và (-) của Opamp. 

 Nếu V(+) > V(-) : Transistor ngõ ra ngưng dẫn 

 Nếu V(+) < V(-) : Transistor ngõ ra dẫn điện bão hoà 

Hoạt động của Opamp loại Open-Collector có thể minh hoạ như sau : 
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Mạch Window-Detector 
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Datasheet của Opamp LM311 và LM339 
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2.3 Nguyên lý mạch tạo xung tam giác 

+

-

v
c
(t)

i
c
(t)

 

Xét một tụ điện C đang nạp điện với dòng điện 

ic(t). Điện áp trên tụ được xác định theo công thức: 

      )0(vdt).t(i

C

1
)t(v

c

t

0

cc
   

       vc(0) là điện áp trên tụ lúc t = 0. 

Nếu ta nạp điện cho tụ với dòng điện không đổi, tức là ic(t) = Ic = 

const ta sẽ có : 

)0(vt

C

I
)0(vdt).t(i

C

1
)t(v

c

c

c

t

0

cc
   

Trường hợp này vc(t) là hàm bậc nhất theo t nên sẽ biến thiên tuyến 

tính (đồ thị là đường thẳng) theo t. 
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IC=const
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v
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v
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C

arctan
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Như vậy nếu nạp điện cho tụ với dòng điện không đổi thì điện áp trên tụ sẽ 

tăng tuyến tính. Để nạp điện cho tụ với dòng không đổi, người ta dùng 

Transistor với mạch điện như hình vẽ sau. Transistor Q1 có nhiệm vụ duy trì 

dòng điện nạp cho tụ không đổi. Transistor Q2 được kích xả vào những thời 

điểm cần thiết để xảû hết điện tích trên tụ. Dạng áp trên tụ có dạng xung tam 

giác (răng cưa) đồng bộ với tín hiệu kích Q2. 
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2.4 TRIAC và SCR  (xem thêm bài 04) 

SCR có tính chất giống như Diode, tức là chỉ dẫn điện theo một chiều 

duy nhất từ A đến K. Điểm khác giữa SCR và Diode là : 

 SCR chỉ dẫn khi được kích 1 dòng điện đủ lớn vào cực G.  

 Sụt áp trên SCR khi dẫn (khoảng 1  1,5V) lớn hơn sụt áp trên 

Diode khi dẫn (khoảng 0,7  1V). 

Để tạo ra dòng kích cho SCR, một điện áp VGK được cho áp lên mối 

nối G-K của SCR. Điện trở mắc nối tiếp trên cực G có tác dụng hạn chế 

dòng điện kích IG ở mức phù hợp, tránh làm hỏng cực cổng. 

Khi SCR đang dẫn, nếu mất dòng kích, nó vẫn tiếp tục dẫn nếu dòng 

điện qua A của nó còn lớn hơn một giá trị tối thiểu gọi là IH (h; hold) gọi 

là dòng điện giữ của SCR. 

Có 3 phương pháp kích dẫn SCR (3 phương pháp này cũng được áp 

dụng cho TRIAC) đó là : kích 1 xung, kích chuỗi xung và kích DC. 

 Kích 1 xung có công suất kích bé nhất nhưng chỉ được dùng cho 

trường hợp tải trở vì đối với tải trở, không có sự chậm pha của 

dòng điện. Do đó SCR sẽ dẫn ngay khi được kích. Sau đó SCR tiếp 

tục dẫn cho dù mất tín hiệu kích. 

 Kích DC được dùng cho trường hợp tải có tính cảm, khi đó có sự 

chậm pha của dòng điện nên SCR chưa dẫn ngay khi được kích. Vì 

vậy kích 1 xung không làm SCR dẫn được. 

 Kích chuỗi xung là cải tiến của kích DC nhằm giảm công suất kích. 

Nếu không thì tăng khả năng kích do có thể kích với dòng điện lớn 

hơn trường hợp kích DC. Tuy nhiên kích chuỗi xunng cần mạch 

kích phức tạp hơn kícch DC. 

+

K

G

A

-

Giai đoạn SCR phân cực thuận

-

K

G

A

+

Giai đoạn SCR phân cực nghịch

 

Áp trên 

SCR 

Áp nguồn 

Kích 1 

xung 

Kích DC 

Kích chuỗi 

xung 
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Thời gian chuyển trạng thái của SCR từ OFF sang ON khoảng 100s. 

Trong thời gian này, điện áp trên SCR giảm dần và dòng điện qua SCR 

tăng dần. Công suất tiêu thụ trên SCR trong thời gian này là lớn và được 

gọi là công suất chuyển mạch. Công suất chuyển mạch lớn có thể làm 

hỏng SCR. Do vậy người ta thường mắc nối tiếp với SCR một cuộn cảm 

nhằm kéo dài thời gian tăng dòng điện và nhờ đó giảm công suất chuyển 

mạch. 

Điện áp trên SCR giảm dần khi

chuyển từ OFF sang ON

Dòng điện qua SCR tăng dần khi

chuyển từ OFF sang ON

Công suất chuyển mạch cực đại

Công suất khi dẫn

Điện áp trên SCR giảm dần khi

chuyển từ OFF sang ON

Dòng điện qua SCR tăng dần khi

chuyển từ OFF sang ON

Công suất chuyển mạch cực đại

Công suất khi dẫn

 

Trường hợp không áp dụng biện 

pháp hạn chế tăng dòng 

Trường hợp sử dụng cuộn cảm hạn 

chế tăng dòng 
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2.3 Opto-Coupler    (xem bài 05) 

 

 

 

PHẦN 2 : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM 

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  

a) Lý thuyết 

+ Mạch nguồn kép 

+ Mạch Window-Detector 

+ Mạch tạo xung răng cưa 

+ Mạch vi phân 

+ Opto-Coupler 

+ Phương pháp kích SCR, TRIAC và tính chất của SCR, TRIAC khi dẫn. 

b) Board mạch và các dụng cụ cần thiết : 

+ Board mạch B5 

+ Đồng hồ đo vạn năng V.O.M 

+ Dây nối 

c) Công tác kiểm tra 

+ Kiểm tra V.O.M 

+ Kiểm tra nguồn điện DC 9V và -9V trên tủ điện 

+ Kiểm tra nguồn điện AC 6V/6VAC trên tủ điện. 
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2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

THÍ NGHIỆM 1 : Khảo sát mạch nguồn và điện áp Vsys, VOT, VUT, VREF. 
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Phase Control Circuit
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Quan hệ giữa Vs và Vsyn 

 

 Phạm vi biến thiên của VOT khi điều chỉnh :  .....................................................  

 Phạm vi biến thiên của VUT khi điều chỉnh :  .....................................................  

 Phạm vi biến thiên của VREF khi điều chỉnh :  ...................................................  

Điện áp đồng bộ 

Vsyn 

VOT 

VUT VREF 
VS 

B5  
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THÍ NGHIỆM 2 : Khảo sát mạch Window_Detactor 
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1. Nối dây cấp các tín hiệu VOT, VUT và VREF vào mạch Window-Detector 

(VREF nối đến ngõ vào Vsyn) như mô tả trên hình vẽ. 

2. Khảo sát mức điện áp ngõ ra của mạch trong các trường hợp sau : 

Trường hợp VUT < Vsyn < VOT : Vo =  ..........................................................  

Trường hợp Vsyn nằm ngoài khoảng (VUT  VOT) : Vo =  ..............................  

3. Giải thích các kết quả đo trên. 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Mạch Window-Detector 
Ngõ ra của mạch 

B5  
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THÍ NGHIỆM 3 : Ứng dụng mạch Window – Detector phát hiện Zero. 
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1. Thực hiện sơ đồ nối dây như hình vẽ. 

2. Chỉnh VOT = 0,1V và VUT = -0,1V 

3. Dùng máy dao động ký đo đồng thời tín hiệu Vsyn và tín hiệu ngõ ra 

của mạch. 

Quan hệ giữa Vsyn và Vo 

 

4. Giải thích kết quả trên đồ thị 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Mạch Window-Detector 
Ngõ ra của mạch 
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THÍ NGHIỆM 4 : Khảo sát mạch tạo xung răng cưa 
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1. Thực hiện sơ đồ nối dây như hình vẽ. 

2. Đo điện áp tại cực B của Transistor Q1  

VBQ1 =  .......................................................................................................  

Giải thích kết quả đo này. 

3. Dùng dao động ký đo dạng sóng tại ngõ ra của mạch, thử điều chỉnh 

biến trở RE và quan sát sự thay đổi độ dốc của dạng sóng, giải thích sự 

thay đổi đó. 

4. Chỉnh biến trở RE cho đến mức tín hiệu ngõ ra của mạch bị bão hoà 

(xén ngang ở đỉnh). Ghi lại mức xén này và giải thích tại sao có mức 

xén đó. 

5. Chỉnh biến trở RE sao cho dạng sóng ở ngõ ra không bị xén (sóng răng 

cưa) có biên độ Vp khoảng 5V, đồng thời đo tín hiệu kích tại cực B của 

Q2 và vẽ lại hai sóng quan sát được. 

 

Mạch tạo xung 

răng cưa 
Ngõ ra của mạch 

Tín hiệu kích xả 

đồng bộ với Vsyn 
Chỉnh dòng điện 

nạp cho tụ 
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6. Giải thích dạng sóng quan sát được. 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

THÍ NGHIỆM 5 : Khảo sát mạch so sánh và tạo xung kích 

STU

220Vrms

AC-50Hz

12Vrms

12Vrms

R1

R2

D1

D3

D2D4

+

-
C1

+

-
C2

C3

C4

7809

C5

C6

R3

R4

R5

R6

R7

R8

VOT

VUT

VREF

+9V

-9V

Load

SW1 2+9V

-9V

VOT

VUT

Vsyn

+

-

+

-

2

3

8

4

7

1

LM311

2

3

8

4

7

1

LM311

Rp

RE

Rz

Dz

6,2V

Q1

C

-9V

+9V
+

-

LM358A

8

4

3

1

Vñk (Adjust)

R9 R10

C9 D9 R11

Q3

Q2

Opto-Coupler

4N35

R12

RG RG

TRIAC SCR

7909

1

2

3

1

2 3

RLED

Phase Control Circuit

B6

Vñk

 

 

 

 

 

 

Mạch so sánh 

và tạo xung 

kich 

Ngõ ra của mạch vi 

phân tạo xung gai 
Xung răng cưa 

đến ngõ vào (+) 

Ngõ ra của mạch 

so sánh 
Điện áp điều 

khiển Vđk 

Biến trở chỉnh điện 

áp điều khiển 
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1. Thực hiện mạch như hình vẽ. 

2. Đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào (+) và (-) của Opamp LM358A và 

chỉnh Vđk khoảng ½ mức đỉnh của xung răng cưa, xác định mức giao 

nhau giữa Vđk và xung răng cưa. 

3. Đo đồng thời xung răng cưa và tín hiệu ngõ ra của mạch so sánh, vẽ 

lại quan hệ giữa 3 tín hiệu : xung răng cưa, Vđk và Vo (mạch so sánh). 

Giải thích kết quả. 

 

4. Thử thay đổi Vđk trong tầm của sóng răng cưa xem ảnh hưởng thế nào 

đến điện áp ngõ ra. 

5. Đo đồng thời tín hiệu tại ngõ ra của mạch so sánh (xung vuông) với tín 

hiệu tại ngõ ra của mạch vi phân tạo xung gai và vẽ lại quan hệ giữa 

hai tín hiệu này, giải thích kết quả. 
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THÍ NGHIỆM 6 : Khảo sát mạch giao tiếp Opto-Coupler TRIAC, SCR 
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1. Thực hiện mạch như hình vẽ. 

2. Khảo quát quan hệ giữa tín hiệu kích Transistor và tín hiệu xung kích 

TRIAC, giải thích kết quả. 

3. Từ các thí nghiệm trên, suy ra mối quan hệ giữa các tín hiệu : 

 Vs (điện áp sin của nguồn) 

 Xung răng cưa 

 Vñk 

 Xung kích TRIAC 

4. Nếu góc kích được xác định như mô tả sau thì góc kích sẽ thay đổi thế 

nào khi Vđk thay đổi từ 0 đến Vp (Vp là mức đỉnh của xung răng cưa). 

00

3600

Góc kích

Vs

Xung kích

 

 

Mạch giao tiếp 

Opto-Coupler với 

TRIAC, SCR 

Ngõ ra 

xung kích 

Xung kích 

Transistor 
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5. Dùng dao động ký đo đồng thời tín hiệu kích TRIAC, SCR với điện áp 

trên TRIAC, SCR, từ đó suy ra mối quan hệ giữa tín hiệu kích với điện 

áp trên tải. Giải thích kết quả và tìm ví dụ ứng dụng. 

 

Quan hệ giữa tín hiệu kích TRIAC với điện áp trên TRIAC 

 

 

Quan hệ giữa tín hiệu kích TRIAC với điện áp trên tải 
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Quan hệ giữa tín hiệu kích SCR với điện áp trên SCR 

 

 

Quan hệ giữa tín hiệu kích SCR với điện áp trên tải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chỉnh lưu chính xác  Bài 6 
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PHẦN 1 : NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐẾN THÍ NGHIỆM 

5. Mục đích của thí nghiệm  

Mục đích của thí nghiệm này giúp SV hiểu và vận dụng được các kiến 

thức sau : 

 Mạch chỉnh lưu chính xác bán kỳ và toàn kỳ. 

 Sự khác nhau giữa chính lưu chính xác với chỉnh lưu thông thường, 

ứng dụng của chỉnh lưu chính xác. 

 Mạch lọc thụ động thông thấp dùng để lọc lấy thành phần DC. 

 

6. Những kiến thức liên quan 

6.1 Diode chỉnh lưu 

SV cần ôn lại những kiến thức cơ bản liên về Diode chỉnh lưu gồm :  

+ Tính chất của Diode chỉnh lưu. 

+ Đặc tuyến Volt-Ampe của Diode chỉnh lưu. 

+ Các loại mạch chỉnh lưu thông thường : bán kỳ, toàn kỳ. 

2.2 Vi mạch Opamp  

Trong thí nghiệm này sử dụng Opamp loại thường (LM324). SV cần 

xem lại những vấn đề cơ bản đã được trình bày trong bài 05.  

2.3 Mạch lọc thụ động 

Mạch lọc thụ động là loại mạch thuộc dạng mạng 2 cửa (cửa vào và 

cửa ra) không dùng nguồn nuôi. Trong mạch chỉ sử dụng các phần tử R, 

L, C (thường ít sử dụng L vì kích thước lớn). Khi ta cấp một tín hiệu đến 

cửa vào hay ngõ vào của mạch, ta sẽ nhận được một tín hiệu ở cửa ra 

hay ngõ ra của mạch. Quan hệ giữa tín hiệu ngõ ra với tín hiệu ngõ vào 

được xác định nhờ hàm truyền của mạch. Cấu trúc và thông số của các 

phần tử mạch được tín toán sao cho đáp ứng được yêu cầu lọc, có thể có 

một trong 4 dạng sau : 

 Lọc thông thấp (low-pass filter : cho tần số thấp đi qua) 

 Lọc thông cao (high-pass filter : cho tần số cao đi qua) 

 Lọc thông dãi (band-pass filter : cho một dãi tần số đi qua) 

 Lọc chặn dãi (band-stop filter : ngăn một dãi tần số đi qua). 

Bài 06 
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vo/vin

f

Đáp ứng thực tế

Đáp ứng lý tưởng

Low-pass Filter

vo/vin

f

Đáp ứng

thực tế

Đáp ứng lý tưởng

High-pass Filter

vo/vin

f

Band-pass Filter

vo/vin

f

Band-stop Filter

Đáp ứng lý tưởng

Đáp ứng thực

Đáp ứng lý tưởng

Đáp ứng

thực

 

Hàm truyền được định nghĩa là tỉ số giữa biến đổi Laplace của tín hiệu 

ngõ ra với biến đổi Laplace của tín hiệu ngõ vào : 

)s(V

)s(V

)s(H

in

o  

 Vo(s) là ảnh Laplace của vo(t) 

 Vin(s) là ảnh Laplace của vin(t). 

Biến đổi Laplace của một tín hiệu v(t) được tính theo công thức : 






 dt.e).t(v)s(V
st

 

Trong trường hợp tín hiệu chỉ tồn tại từ thời điểm t = 0 trở đi ta có 

biến đổi Laplace một bên của v(t) là : 





0

st

dt.e).t(v)s(V  

Biến s trong ảnh Laplace là một số phức có dạng : s = a + jb và do 

vậy biến s trong hàm truyền H(s) cũng có dạng : s = a + jb. Tuy nhiên khi 

khảo sát đáp ứng tần số của mạch thì số phức s trong hàm H(s) chỉ có 

phần ảo : s = j với  = 2f (rad/s) là tần số góc của tín hiệu, f [Hz] là tần 

số của tín hiệu. 

Hàm H(s) được định nghĩa là tỉ số Vo(s)/Vin(s) nhưng thường không 

được tính từ biến đổi Laplace của tín hiệu vào/ra mà tính từ cấu trúc của 

mạch. Ví dụ xét mạch R-C như hình vẽ sau : 

R

Cvi(t) vo(t)

Mạch trong miền thời gian

i(t)
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Giả sử vi(t) là tín hiệu ngõ vào của mạch. Để tìm tín hiệu ngõ ra của 

mạch (tức tìm vo(t)), phương pháp chung nhất là giải phương trình vi tích 

phân mô tả mạch. Với mạch như trên, phương trình vi tích phân mô tả 

mạch là : 

 

t

0

ci
)0(vdt).t(i

C

1
)t(i.R)t(v  

Giải phương trình này sẽ tìm được i(t) và sau đó tính vo(t). Vì vo(t) 

chính là điện áp trên tụ (trường hợp đang xét) nên : 

 

t

0

co
)0(vdt).t(i

C

1
)t(v  

Nhận thấy việc làm trên không đơn giản. 

Để dễ khảo sát hơn, trong trường hợp tín hiệu ngõ vào có dạng sin, 

người ta áp dụng phương pháp chuyển sang miền phức để giải. Mạch 

trong miền phức như sau : 

R

Cvi(t) vo(t)

Mạch trong miền thời gian

i(t)

R

Vi Vo

Mạch trong miền phức

I

. .

.
Cj

1



 

Trong miền phức ta có : 

Cj

1
.

.

I

.

Vo


 ;     












Cj

1
R.

.

I

.

V i ;   Tỉ số : 

Cj

1
R

Cj

1

.

Vi

.

Vo





  

Tỉ số này là một số phức. Ta biết rằng nếu tín hiệu vi(t) có dạng sin 

thì biểu diễn biên độ phức của nó có dạng : i

.

V  = Vim/i. Tương tự biểu 

diễn phức của tín hiệu ngõ ra cũng có dạng :    o

.

V  = Vom/o.  

Do đó ta có : 

om

im

i

o

V

V

.

V

.

V
 /i - o   

Như vậy nếu gọi số phức : 
.

V

.

V
.

H

i

o  thì : 

 
.

H  chính là tỉ số biên độ tín hiệu ngõ ra với tín hiệu ngõ vào, đại 

lượng này được gọi là đáp ứng biên độ-tần số (gọi tắt là đáp ứng 

biên) của mạch.   

 /

.

H  chính là góc lệch pha giữa tín hiệu ngõ ra với tín hiệu ngõ vào, 

đại lượng này được gọi là đáp ứng pha-tần số (gọi tắt là đáp ứng 

pha) của mạch. 
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Cuối cùng theo như phân tích trên ta có : 

Cj

1
R

Cj

1

.

Vi

.

Vo
.

H





  là một hàm theo biến j (phụ thuộc tần số). 

Người ta đã chứng minh được rằng khi thay biến s trong tỉ số 

Vo(s)/Vi(s) (với Vo(s) và Vi(s) là biến đổi Laplace của vi(t) và vo(t)) bằng j 

thì sẽ nhận được kết quả giống như trên.  

Như vậy để khảo sát đáp ứng tần số của mạch, người ta xây dựng 

hàm truyền H(s) của mạch với s = j. Khi đã có H(s) thì : 

 )s(H  là đáp ứng biên độ của mạch và  

 /H(s) là đáp ứng pha của mạch. 

Nhờ đáp ứng biên độ, ở một tần số cần xét, sẽ biết được tỉ số tín hiệu 

ngõ ra với tín hiệu ngõ vào, từ đó xác định được biên độ tín hiệu ra. 

Nhờ đáp ứng pha, ở tần số xem xét sẽ biết được hiệu số giữa góc pha 

của tín hiệu ra với góc pha của tín hiệu vào, từ đó tính được góc pha của 

tín hiệu ra. 

Đồ thị mô tả quan hệ giữa tỉ số biên độ Vom/Vim theo tần số hoặc hiệu 

số về góc pha /o - i được gọi là giản đồ Bode. 

Gọi AV = Vom/Vim là độ lợi áp của mạch, người ta hay tính độ lợi này 

theo dB được định nghĩa như sau : 

Av(dB) = 20log(Av) 

Bảng sau đây cung cấp một số kết quả tham khảo : 

Av Av(dB) 

0,001 hay 1/1000 -60dB 

0,01 hay 1/100 -40dB 

0.1 hay 1/10 -20dB 

1 0dB 

10 20dB 

100 40dB 

1000 60dB 

 Độ lợi Av > 1 ứng với Av(dB) > 0 , khi đó tín hiệu ra lớn hơn tín hiệu 

vào, ta có mạch khuếch đại tín hiệu. 

 Độ lợi Av < 1 ứng với Av(dB) < 0, khi đó tín hiệu ra bé hơn tín hiệu 

vào, ta có mạch suy giảm tín hiệu. 

 Độ lợi Av = 1 ứng với Av(dB) = 0, ta có mạch đệm tín hiệu. 
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Một khoảng cách trên trục tần số mà tần số ở cuối khoảng gấp 10 lần 

tần số ở đầu khoảng được gọi là 1 decade. Khi đáp ứng tần số được vẽ 

với trục tần số chia theo decade, nó được gọi là vẽ theo thang logarit, còn 

nếu trục tần số được chia bình thường, ta gọi là vẽ theo thang tuyến tính 

(linear). 

Ví dụ vẽ đáp ứng biên và đáp ứng pha của mạch R-C trên đây, ta có : 

RCs1

1

sC

1
R

sC

1

)s(H






  




jRC1

1
)j(H  

Đáp ứng biên độ : 

 2RC1

1

jRC1

1
)j(H





  

Đáp ứng pha : 

 /H(j) = -arctan(RC). 

Để vẽ các đáp ứng này, có thể dùng phương pháp khảo sát vẽ đồ thị 

hoặc lập trình bằng phần mềm Pascal, C, Matlab để vẽ. Ví dụ nếu dùng 

Matlab, đoạn chương trình m.file như sau dùng để vẽ đáp ứng biên độ. 

R=input(‘Nhap dien tro R[Ohm] = ‘); 

C=input(‘Nhap tu C[uF] = ‘); 

C=C/1e6; 

fmin=input(‘Nhap tan so nho nhat cua khoang ve : fmin = ‘); 

fmax=input(‘Nhap tan so lon nhat cua khoang ve : fmax = ‘); 

b=input(‘Nhap buoc tinh toan : b = ‘); 

f=fmin; 

hold; 

while f <= fmax; 

w=2*pi*f; 

H=1/(1+j*R*C*w); 

plot(f,abs(H)); 

f=f+b; 

end; 

xlabel(‘Tan so f [Hz]); 

ylabel(‘Ti so Vo/Vin’); 

grid on; 

Trường hợp cần vẽ đáp ứng pha, chỉ cần thay lệnh : 

plot(f,abs(H)); bằng lệnh : plot(f,angle(H)*180/pi); 
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Ví dụ với R = 1000, C = 10F, fmin = 0; fmax = 100; b = 0.1, ta có 

đáp ứng biên độ và đáp ứng pha như sau : 

  

Đáp ứng biên độ – tần số (vẽ theo thang tuyến tính : linear) 

  

Đáp ứng pha – tần số (vẽ theo thang tuyến tính : linear) 

 

 

Đáp ứng biên độ – tần số (vẽ theo thang logarit) 
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Đáp ứng pha – tần số (vẽ theo thang logarit) 

Hình 8 : Đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của mạch lọc thông thấp 

 

Khái niệm tần số cắt : 

Tần số cắt là tần số mà tại đó đáp ứng biên độ chỉ còn khoảng 70% 

(chính xác là %7,70

2

1  ) so với đáp ứng lớn nhất.  

Các chỉ tiêu để đáng giá mạch lọc 

Một mạch lọc được xem là tốt khi các đáp ứng tần số của nó gần với 

đáp ứng lý tưởng. Trên thực tế nguời ta không thể đạt được đáp ứng lý 

tưởng. Xét ví dụ mạch lọc thông thấp có đáp ứng biên độ – tần số trên 

hình vẽ sau : 

vo/vin

f

dãi thông

dãi chuyển

tiếp

dãi chặn

1

0,707

0

 

Đáp ứng biên độ của mạch lọc thông thấp 

Mạch lọc tốt nếu dãi chuyển tiếp càng hẹp. Để đáng giá một cách 

tổng quát, người ta dựa vào độ dốc của dãi chuyển tiếp. Dãi chuyển tiếp 

càng dốc tương ứng với bề rộng của nó càng hẹp.  
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Khi khảo sát độ dốc của dãi chuyển tiếp, người ta hay vẽ đáp ứng 

biên độ theo thang logarit và độ dốc được tính theo dB/decade như minh 

hoạ trên hình vẽ sau : 

1 decade

Độ suy

giảm tính

theo dB

 

Minh hoạ cách tính độ dốc của dãi chuyển tiếp 

Một mạch lọc thông thấp có độ dốc của dãi chuyển tiếp là -

40dB/decade có nghĩa là trong khoảng 1 decade thì đáp ứng biên độ giảm 

40dB tức là giảm 100 lần. Tương tự như vậy nếu dãi chuyển tiếp có độ 

dốc 40dB/decade thì có nghĩa là đáp ứng biên độ tăng 40dB (100 lần) 

trong khoảng 1 decade.  
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PHẦN 2 : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM 

3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  

d) Board mạch và các dụng cụ cần thiết : 

+ Board mạch B5 

+ Đồng hồ đo vạn năng V.O.M 

+ Dây nối 

e) Công tác kiểm tra 

+ Kiểm tra V.O.M 

+ Kiểm tra nguồn điện DC 9V và -9V trên tủ điện 

+ Kiểm tra nguồn điện AC 6V/6VAC trên tủ điện. 

 

4. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

THÍ NGHIỆM 1 : Khảo sát chỉnh lưu bán kỳ thông thường 
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R

R
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3

2

1
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4
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2

1
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-

4
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U2B

5
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7

+

-

4
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R

R R

D3

D4

4
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R

RL

Input Buffer Full-wave precision rectifier

Half-wave precision rectifier Passive low-pass filter Output Buffer

LM324

LM324

LM324

+9V

-9V

B7

 

 

1. Cấp đến ngõ vào của mạch một sóng sin tần số 50Hz, biên độ 4V. 

2. Dùng dao động ký đo đồng thời tín hiệu ngõ vào và ra của mạch và vẽ 

lại sóng vào/ra trên cùng hệ toạ độ, lưu ý mức sụt áp qua Diode.  

 

 

 

Mạch chỉnh lưu bán 

kỳ thông thường 

Ngõ vào 

Ngõ ra 

B6 
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Quan hệ tín hiệu vào/ra của mạch chỉnh lưu bán kỳ (ngõ ra lấy phần +) 

 

3. Thử giảm tín hiệu ngõ vào xuống thấp hơn ngưỡng dẫn của Diode (tức là thấp 

hơn 0,6V) xem có tín hiệu ngõ ra không ? Giải thích kết quả quan sát. 

4. Thực hiện lại thí nghiệm trên với mạch chỉnh lưu bán kỳ chỉnh lưu lấy phần âm 

và nhận xét kết quả. 

 

Quan hệ tín hiệu vào/ra của mạch chỉnh lưu bán kỳ (ngõ ra lấy phần -) 

 

 

Nhận xét kết quả thí nghiệm 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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THÍ NGHIỆM 2 : Khảo sát mạch chỉnh lưu bán kỳ chính xác 
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1. Cấp đến ngõ vào của mạch sóng sin tần số 50Hz, biên độ 4V. 

2. Dùng dao động ký đo các quan hệ tín hiệu sau : 

Tín hiệu vào và tín hiệu ngõ ra 1 

 

 

Mạch chỉnh lưu bán 

kỳ chính xác 

Ngõ vào 

Ngõ ra 1 

Ngõ ra 2 

B6 
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Tín hiệu vào và tín hiệu ngõ ra 2 

 

3. Giải thích kết quả quan sát. 

4. Thử giảm biên độ tín hiệu ngõ vào xuống thấp hơn ngưỡng dẫn 

của Diode (tức là thấp hơn 0,6V) và khảo sát xem mạch chỉnh 

lưu chính xác còn làm việc đúng không.  

5. So sánh chỉnh lưu thông thường và chỉnh lưu chính xác, từ đó cho 

biết ý nghĩa và ứng dụng của chỉnh lưu chính xác. 

  

THÍ NGHIỆM 3 : Khảo sát mạch chỉnh lưu toàn kỳ chính xác 
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Mạch chỉnh lưu toàn kỳ chính xác 

Ngõ vào 
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1. Cấp đến ngõ vào của mạch một sóng dạng sin, tần số 50Hz, biên 

độ 4V. Chú ý chỉnh Offset sao cho sóng sin không chứa thành 

phần DC tức là sóng sin đối xứng qua trục 0v của máy dao động 

ký. 

2. Dùng dao động ký đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào và ra của 

mạch.  Nếu quan sát thấy tín hiệu ngõ ra có biên độ không đều 

nhau ở hai bán kỳ là do chỉnh Offset không đúng, cần chỉnh lại 

Offset.  

3. Vẽ lại quan hệ tín hiệu vào/ra và giải thích kết quả quan sát được. 

 

4. Thử giảm biên độ tín hiệu ngõ vào xuống thấp hơn ngưỡng dẫn 

của Diode (khoảng 0,3V) và khảo sát xem mạch chỉnh lưu chính 

xác còn làm việc đúng không.  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

5. So sánh chỉnh lưu toàn kỳ thông thường và chỉnh lưu toàn kỳ 

chính xác, từ đó cho biết ý nghĩa và ứng dụng của chỉnh lưu 

chính xác.  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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THÍ NGHIỆM 4 : Chỉnh lưu chính xác – Lọc lấy thành phần DC 

 

 

 

STU

U2C

10

9

8

+

-

CC

U2B

5

6

7

+

-

D

R

D

R

Normal full-wave Rectifier

+-

+

-

R

Normal half-wave Rectifier

+

-

-

+

+

-

Vav

R

R

R

R

D1

D2

R R

11

4

U1A

3

2

1

+

-

4

11

LM324

U2A

3

2

1

+

-

4

11

LM324

U2B

5

6

7

+

-

4

11

R

R R

D3

D4

4

11

R

RL

Input Buffer Full-wave precision rectifier

Half-wave precision rectifier Passive low-pass filter Output Buffer

LM324

LM324

LM324

+9V

-9V

B7

 

 

 

1. Thực hiện mạch như hình vẽ 

2. Cấp đến ngõ vào của mạch một sóng dạng sin, tần số 50Hz, biên độ 

4V. Chú ý chỉnh Offset sao cho sóng sin không chứa thành phần DC 

tức là sóng sin đối xứng qua trục 0v của máy dao động ký. 

3. Dùng dao động ký đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào và ra của mạch.  

Nếu quan sát thấy tín hiệu ngõ ra có biên độ không đều nhau ở hai 

bán kỳ là do chỉnh Offset không đúng, cần chỉnh lại Offset.  

4. Dùng máy dao động ký đo đồng thời tín hiệu ở ngõ ra của mạch chỉnh 

lưu chính xác và tín hiệu ngõ ra của mạch lọc, lần lượt thay đổi biên 

độ sóng sin ngõ vào để thực hiện bảng số liệu sau : 

 

 

 

 

Mạch lọc thông thấp 

Ngõ ra 

Tín hiệu đến từ ngõ ra mạch 

chỉnh lưu toàn kỳ chính xác 

Cấp sóng sin 50Hz, biên độ 4V 

đến ngõ vào này 

B6 
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Giá trị đỉnh sin ngõ vào mạch 

chỉnh lưu chính xác [V] 

Điện áp DC ở ngõ ra mạch lọc 

[V] 

0,5  

1,5  

2,0  

2,5  

3,0  

3,5  

4,0  

4,5  

5,0  

5. Dùng bảng số liệu trên vẽ đồ thị quan hệ giữa biên độ đỉnh sin và 

điện áp DC ngõ ra. Hãy chứng minh rằng quan hệ sau và áp 

dụng để giải thích kết quả thí nghiệm. 

 

6. Từ kết quả thí nghiệm trên, cho biết có thể dùng tín hiệu DC ở 

ngõ ra của mạch lọc để nhận biết tri hiệu dụng của tín hiệu sin 

được không? Nếu được, hãy kết hợp với mạch Window-Detector 

trong bài 6 làm mạch bảo vệ thấp áp, quá áp. 

 

 

 

 

 

 

V av 

V max 

Dạng sóng điện áp 

Giá trị trung bình 

V av 
V max 

Dạng sóng điện áp 

Giá trị trung bình 

 

 
max 

av 

V 
V 

 

 
max 

av 

V 2 
V 
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PHẦN 1 : NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐẾN THÍ NGHIỆM 

7. Mục đích của thí nghiệm 

Mục đích của thí nghiệm này giúp SV hiểu và vận dụng được các 

kiến thức sau : 

 Mạch lọc thông thấp, thông cao và thông dãi  

 Mạch lọc thông dãi hẹp hay mạch lọc cộng hưởng 

 Khử nhiễu cao tần dùng mạch lọc cộng hưởng. 

 

8. Những kiến thức liên quan 

8.1 Mạch lọc tích cực 

Mạch lọc tích cực là loại mạch thuộc dạng mạng 2 cửa có dùng 

nguồn nuôi. Phần tử chính là vi mạch Opamp, các phần tử hỗ trợ 

thường dùng R và C. Tuỳ theo cấu trúc của mạch, ta cũng có 4 

dạng : low-pass filter; high-pass filter; band-pass filter và band-stop 

filter giống như mạch lọc thụ động.  

Đáp ứng biên tần và đáp ứng pha tần của mạch lọc tích cực 

cũng được xác định từ hàm truyền của mạch giống như mạch lọc 

thụ động. Trong phần này, ta giới thiệu phương pháp xây dựng hàm 

truyền làm cơ sở để khảo sát đáp ứng biên độ và đáp ứng tần số. 

Xét mạch lọc tích cực thông thấp bậc 2 có sơ đồ nguyên lý như 

sau : 

R R

2R

+

-vi(t)

(1)

(2)

(3)

vo(t)

C

C

 

Mạch trong miền thời gian 

R R

2R

+

-

sC

1

sC

1

Vi(s)

Vo(s)

(1)

(2)

(3)

 

Mạch trong miền phức 

 

Bài 07 
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Viết phương trình thế nút cho mạch ta có : 














































)3(                                    VVV

)2(           0V.0VsC

R

1
V

R

1

)1(   

R

V
V.sCV

R

1
VsC

R

1

R

1

23o

o21

i

o21

 

Thay (3) vào (2) ta được : 

0VsC

R

1
V

R

1

o1









  

o1
V).RCs1(V   

Thay vào (1) ta được : 

 
R

V
V.sCV

R

1
VRCs1sC

R

1

R

1
i

ooo









  

Biến đổi phương trình này sẽ nhận được kết quả : 

 2RCs1

1

Vi

Vo
)s(H


  

Nhận thấy H(s) là hàm bậc 2 theo s nên mạch vừa khảo sát là lọc bậc 2. 

Thay s = j ta có đáp ứng tần số của mạch là : 

 2RCj1

1
)j(H


  

Đáp ứng biên độ của mạch là : 

 2RC1

1
)j(H


  

Đáp ứng pha của mạch là : 

/H(j)=-2arctan(RC). 

Tần số mà ở đó đáp ứng biên độ chỉ còn 70% (giá trị chính xác là 

%5,70
2

2

2

1  ) được gọi là tần số cắt của mạch. 

Với đáp ứng biên độ như trên thì tại tần số cắt ta có :  

  2RC1
2

  

RC

6436,0

RC

12

c
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Ví dụ với R = 1000; C = 10F ta có tần số cắt của mạch là : 

)s/rad(36,64

10.10.1000

6436,0

RC

6436,0

6c



 

tương ứng với tần số Hz24,10

2

100

2

f
c

c








  

Đáp ứng biên độ và đáp ứng pha được vẽ cho trường hợp này như 

sau : 

 

Đáp ứng biên độ – tần số (vẽ theo thang tuyến tính) 

 

Đáp ứng pha – tần số (vẽ theo thang tuyến tính) 
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8.2 Mạch lọc cộng hưởng 

Mạch lọc cộng hưởng hay mạch lọc thông dãi hẹp có hàm truyền : 

 
2

0

2

ss

s
)s(H




   Trong đó 0 là tần số cộng hưởng. 

Thay s = j ta được : 

 
 

   

 
 









j

j

jj

j
)j(H

22

0

2

0

2
  

Đặt 
22

0
A  ; B  

Khi đó : A > 0 khi  < 0 tức là ở bên trái tần số cộng hưởng và : 

           A < 0 khi  > 0 tức bên phải tần số cộng hưởng. 

           B > 0 ở mọi tần số. 

Hàm truyền H(j) được viết lại thành : 

 

jBA

jB
)j(H




   

Đáp ứng biên độ là : 

 
222

B

A
1

1

BA

B
)j(H














   

Đáp ứng biên độ có giá trị bằng 1 tại tần số cộng hưởng (ứng với A = 0) 

và giảm dần khi duy chuyển về cả hai bên tần số cộng hưởng (ứng với A 

 0). 

Đáp ứng pha : 

 

jBA/

90
)(

0




   

Ta có : 
000

180)270(90)(lim

0




 

 
000

180)90(90)(lim

0




 

Do góc -180
0
 và 180

0
 thực ra là bằng nhau nên ta có thể viết : 

0

180)(lim

0




 hoặc 

0

180)(lim

0




 

Như vậy tại tần số cộng hưởng thì tín hiệu ở ngõ ra của mạch lọc ngược 

pha với tín hiệu ngõ vào của mạch.  
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Băng thông: 

Ta có )j(H%70

2

1
)j(H

0
   tại tần số  thỏa mãn : A = B  

Khi A = B ta có : 

 

0
2

0

2

22

0




 

Phương trình này có hai nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm dương:  

 

2

4
2

0

2

1


  

Tương tự với điều kiện A = -B ta giải tìm được 1 nghiệm dương là : 

 

2

4
2

0

2

2


  

Băng thông của mạch là : 

 
12

BW               

Hình vẽ sau trình bày đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của mạch lọc 

cộng hưởng có 0 = 2000 (tương ứng f0 = 1000Hz) và băng thông BW = 

100Hz. 

 

 Đáp ứng biên độ có giá trị bằng 1 tại tần số cộng hưởng 

 Đáp ứng pha : () =   (ở bên phải và bên trái tần số cộng hưởng) 
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Sơ đồ nguyên lý của mạch lọc cộng hưởng dùng Opamp như sau:    

Rr

+

-

+Vcc

-Vcc

Out

C

2R

R

C

+

-

vo

vi

+

-

i1

i2

i3

i4

 

a) Sơ đồ trong miền thời gian 

Rr

+

-

+Vcc

-Vcc

Out

2R

R

+

-

Vo

Vi

+

-

I1 I3

I4

I2

Cs

1

Cs

1

A B

M

0v

 

b) Sơ đồ trong miền Laplace 

Mạch lọc cộng hưởng dùng Opamp 

Phân tích mạch ta có hàm truyền của mạch là :      

 














r

22i

0

R

R
1RCs2s)RC(2

RCs2

V

V

)s(H  

Đặt RC ;    




1
;      

r
R

R
1k   ta được hàm truyền của mạch là : 

 
22

2

2

22

i

o

k5,0ss

s

2

k
s

1
s

s
1

ks2s2

s2

V

V

)s(H



















        

Tần số cộng hưởng của mạch là : 

 









r

0

R

R
1

2

1

RC

1
k5,0    tương ứng 













r

0

R

R
1

2

1

RC2

1
f  

Băng thông của mạch là : 

 

RC2

1
ffBW
12


  (Hz). 

 

8.3 Áp dụng lọc cộng hưởng để lọc nhiễu 

Xét một tín hiệu tần số thấp bị nhiễu cao tần xâm nhậm nhập có 

dạng sóng trên hình vẽ sau. Giả sử tín hiệu nền (tức tín hiệu tần số 

thấp) là tín hiệu có ý nghĩa thì sự can nhiễu cao tần sẽ làm cho việc 

lấy mẫu gặp sai số. Giá trị của mẫu không phản ánh đúng bản chất 

của tín hiệu nền. Vì vậy cần thiết phải loại tín hiệu cao tần ra khỏi 

tín hiệu nền.  
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Để lọc nhiễu cao tần ra khỏi tín hiệu nền, ta có thể nghĩ đến 

việc dùng mạch lọc thông thấp để chỉ cho qua những thành phần 

tần số thấp. Tuy nhiên chính đáp ứng trễ (về pha) của mạch lọc làm 

cho tín hiệu ra trễ pha so với tín hiệu vào. Điều này sẽ dẫn đến sai 

số nếu ta lấy mẫu trên tín hiệu sau khi lọc.  

Xem lại tính chất của mạch lọc cộng hưởng, nhận thấy ở tần số 

cộng hưởng f0, tín hiệu ra ngược pha với tín hiệu vào của mạch. Vì 

vậy nếu ta lấy tín hiệu ngõ ra của mạch lọc này cộng với tín hiệu 

ngõ vào của mạch thì trong kết quả tổng sẽ không chứa thành phần 

tần số f0. Nói cách khác, thành phần tần số f0 bị loại khỏi tín hiệu. 

Cách thực hiện này được mô tả trên hình vẽ sau. 

+
fo

Lọc cộng hưởng
Tín hiệu vào chứa

thành phần tần số fo

Tín hiệu ra không

chứa thành phần

tần số fo

 

Sơ đồ lọc nhiễu cao tần 
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PHẦN 2 : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM 

5. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  

f) Phần chuẩn bị bài ở nhà 

Dùng MATLAB vẽ đáp ứng biên độ (vẽ theo thang tuyến tính) của 

các mạch lọc trong bài thí nghiệm theo số liệu sau : 

+ Mạch lọc thông thấp : R = 330; C = 0,1F 

+ Mạch lọc thông cao : R = 3300; C = 0,1F 

+ Mạch lọc dãi hẹp : R = 22k; C = 0,2F; Rr = 100 

Tính băng thông của mạch. 

Tính khoảng thay đổi tần số cộng hưởng của mạch khi Rr thay đổi 

từ 20  300. 

g) Board mạch và các dụng cụ cần thiết : 

+ Board mạch B5 

+ Đồng hồ đo vạn năng V.O.M 

+ Dây nối 

h) Công tác kiểm tra 

+ Kiểm tra V.O.M 

+ Kiểm tra nguồn điện DC 9V và -9V trên tủ điện 

+ Kiểm tra nguồn điện AC 6V/6VAC trên tủ điện. 
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6. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

THÍ NGHIỆM 1 : Khảo sát mạch lọc thông thấp (-40dB/decade)  

 

Mạch lọc thông thấp 

STU

+9V

R R

C

C

2R

+

-

3

2

1

4

11

U1A

LM324in1 out1 in2

C C

R

0,5R

R

U1B

LM324

5

6

7

4

11
out2

in3

R

Rr

C

C

2R

+

-

LM324

U2A

4

11

3

2

1

+

-

LM324

4

11

5

6

7

+

-

LM324

4

11

10

9

8

U2B U2C
V2

V1

V0

R

R

R

R

-40dB/decade Butterworth Low-pass Filter 40dB/decade Butterworth High-pass Filter

Narrrowband Band-pass Filter Buffer Adder

-9V

GND

B8

 

1. Cấp đến ngõ vào một sóng sin biên độ 4V, tần số ban đầu là 

50Hz. 

2. Đo đồng thời tín hiệu vào và ra và thực hiện thay đổi tần số để 

hoàn thành bảng số liệu sau (tần số khảo sát lấy đến 5kHz). Có 

thể lấy thêm một số số liệu phụ để dễ vẽ đáp ứng tần số. 

Tần số tín hiệu 

ngõ vào [Hz] 

Biên độ đỉnh-đỉnh tín 

hiệu vào (Vin) [V] 

Biên độ đỉnh-đỉnh 

tín hiệu ra (Vo) [V] 

Tỉ số Vo/Vin 

50    

500    

1000    

1500    

2000    

2500    

3000    

3500    

4000    

4500    

5000    

3. Dùng số liệu ở bảng trên vẽ đáp ứng biên độ của mạch và so 

sánh với lý thuyết. Nhận xét kết quả. 

B7 

 

Ngõ vào Ngõ ra Ngõ vào 

Ngõ ra 

Mac̣h loc̣ thông cao 
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THÍ NGHIỆM 2 : Khảo sát mạch lọc thông cao (40dB/decade) 

Thực hiện thí nghiệm tương tự như trường hợp mạch lọc thông thấp. 

Chú ý : Khi thực hiện thí nghiệm này, SW ở vị trí hở mạch. 

Tần số tín hiệu 

ngõ vào [Hz] 

Biên độ đỉnh-đỉnh tín 

hiệu vào (Vin) [V] 

Biên độ đỉnh-đỉnh 

tín hiệu ra (Vo) [V] 

Tỉ số Vo/Vin 

50    

100    

150    

200    

250    

300    

350    

400    

450    

500    

550    

600    

650    

700    

750    

800    

850    

900    

950    

1000    

Dùng số liệu ở bảng trên vẽ đáp ứng biên độ của mạch và so sánh 

với lý thuyết. Nhận xét kết quả. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  
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HÍ NGHIỆM 3 : Khảo sát mạch lọc dãi hẹp 

STU

+9V

R R

C

C

2R

+

-

3
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1

4

11

U1A

LM324in1 out1 in2

C C

R

0,5R

R

U1B

LM324

5

6

7

4

11
out2

in3

R

Rr

C

C

2R

+

-

LM324

U2A

4

11

3

2

1

+

-

LM324

4

11

5

6

7

+

-

LM324

4

11

10

9

8

U2B U2C
V2

V1

V0

R

R

R

R

-40dB/decade Butterworth Low-pass Filter 40dB/decade Butterworth High-pass Filter

Narrrowband Band-pass Filter Buffer Adder

-9V

GND

B8

 

 

 

1. Chỉnh biến trở Rr ở vị trí trung bình. 

2. Cấp đến ngõ vào của mạch một tín hiệu sin, biên độ 4V 

3. Dùng dao động ký đo đồng thời tín hiệu ngõ vào và ra của mạch, điều 

chỉnh tần số tín hiệu vào cho đến khi tín hiệu ngõ ra đạt giá trị lớn nhất 

(tại đó là tần số cộng hưởng), vẽ lại quan hệ tín hiệu vào/ ra lúc đó. 

 

Nhận xét về quan hệ biên độ và pha giữa tín hiệu vào và ra tại tần số 

cộng hưởng của mạch. 

Mạch lọc dãi hẹp 

Ngõ vào 

Ngõ ra 

B7 
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4. Thử dịch chuyển tần số tín hiệu vào ở xung quanh tần số cộng 

hưởng để xem tín hiệu ra như thế nào, tìm các tần số biên ở đó 

đáp ứng biên độ còn 70% đáp ứng max, từ đó suy ra dãi thông 

của mạch, so sánh với lý thuyết. 

5. Thử điều chỉnh tần số cộng hưởng bằng cách chỉnh biến trở Rr, 

tần số cộng hưởng thay đổi thế nào khi Rr tăng, giảm, dùng công 

thức lý thuyết để giải thích. 

6. Kiểm tra lại dãi thông khi điều chỉnh tần số cộng hưởng, dãi 

thông có thay đổi khi điều chỉnh Rr hay không, so sánh với lý 

thuyết. 

 

THÍ NGHIỆM 4 : Ứng dụng lọc dãi hẹp khử nhiễu 

1. Thực hiện lại thí nghiệm 3 các bước từ 1 đến 3. Tại tần số cộng 

hưởng, đo đồng thời tín hiệu tại các nút V1, V2 trên mạch, quan 

sát quan hệ về biên độ và pha của hai tín hiệu này. 

2. Đo tín hiệu ở ngõ ra Vo của mạch cộng, từ đó cho biết nếu tín 

hiệu vào tại In3 có chứa thành phần tần số trùng với tần số cộng 

hưởng thì thành phần đó có xuất hiện ở ngõ ra Vo hay không.  

3. Từ kết quả thí nghiệm trên, giả thuyết một tín hiệu thoại bị nhiễm 

nhiễu 50Hz của lưới điện. Hãy thiết kế mạch khử nhiễu. 

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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IC 555 là một vi mạch định thời do nhiều hãng chế tạo với các mã hiệu 

thương mại là : LM555 (National); HA17555 (Hitachi); uA555 (Fairchild); 

NE555  hoặc SE555 (Signetics). Kiểu vỏ phổ biến nhất là loại hàn xuyên lớp, vỏ 

Plastic 8 chân như hình 5.32. 555 là một IC định thời được dùng rất phổ biến, 

cùng họ với 555 có IC định thời 556 (tương đương với 2 IC 555 trong cùng một 

vỏ 14 chân). Nguồn cấp điện cho các IC 555, 556 tối đa là +18v. Vcc là chân nối 

với nguồn (+) và GND là chân nối mass. 

 

 

Hình 5.32 : Sơ đồ bố trí các chân và kiểu vỏ phổ biến của IC 555. 

 

    

Hình 5.33 : Sơ đồ bố trí các chân và dạng vỏ phổ biến của IC 556 (Dual 555). 

 

 

Bài 08 
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Sơ đồ khối bên trong IC 555. 

 

+

-

+

-

Qxaû

7

6

5

2

1

3

48

Ucc

(xả)

Discharge

Threshold

(ngưỡng)

Control

(điều khiển)

Trigger

(kích)

GND

(nối mass)

Out

(ngõ ra)

Reset

(xoá)

5k

5k

5k

Ucc

3

2Ucc

3

S

R

Q

Mạch

đệm đảo

1,4v

Mạch Flip Flop S-R

555

Mạch so

áp  1

Mạch so

áp 2

Q1

 

Hình 5.34 : Sơ đồ khối bên trong IC 555. 

Ba điện trở 5k mắc nối tiếp nhau tạo thành cầu phân áp chia điện áp cấp nguồn 

(Ucc) thành 3 phần bằng nhau. Vì vậy điện áp tại ngõ vào (-) của mạch so áp 1 là 

2Ucc/3 và tại ngõ vào (+) của bộ so áp 2 là Ucc/3. Điện áp ngõ ra của các bộ so áp chỉ ở 

hai trạng thái: 

 Xấp xỉ điện áp nguồn Ucc khi U(+) > U(-), ta gọi là mức [1]. 

 Xấp xỉ 0v khi U(+) < U(-), ta gọi là mức [0]. 

Ngõ ra của các mạch so áp nối đến các đầu S và R của mạch Flip-Flop (FF) để 

điều khiển FF này. Hoạt động của mạch FF có thể xảy ra với 3 khả năng như sau: 

 Khi S = 0 và R = 0 thì ngõ ra Q không đổi dẫn đến trạng thái ngõ ra không đổi. 

 Khi S = 0 và R = 1 thì ngõ ra Q ở mức [0] và ngõ ra Out có điện áp bằng 

+Usat. 

 Khi S = 1 và R = 0 thì ngõ ra Q ở mức [1] và ngõ ra Out có điện áp xấp xỉ 0v. 

Trong đa số các trường hợp ứng dụng, chân số 5 của IC không được sử dụng và 

nối qua một tụ điện 0,1uF xuống mass nhằm mục đích chống nhiễu từ môi trường 

ngoài IC. Điện áp tại chân 5 lúc này bằng 2/3 mức Ucc. Chân số 6 và chân số 2 được 

nối chung với nhau và điện áp điều khiển được đưa đến điểm chung này. Ta gọi điện 

áp tác động lên điểm nối chung là U6,2 .Khi đó U6,2 tác động vào các mạch so áp sẽ 

ảnh hưởng đến trạng thái của tín hiệu tại S và R, do đó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái 

ngõ ra Out.  
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Khi ngõ ra Out ở mức thấp thì tương ứng bên trong IC ta có ngõ Q của Flip-Flop 

ở mức cao và Transistor Qxả dẫn điện bão hoà nối tắt chân số 7 xuống mass (nối từ bên 

trong IC). Lúc đó điện áp tại chân 7 xấp xỉ 0v. Ngược lại khi ngõ ra Out ở trạng thái 

mức cao thì tại ngõ Q của Flip-Flop ở mức thấp và Qxả nhưng dẫn, chân số 7 trở nên có 

tổng trở vào vô cùng lớn và xem như bị hở mạch (phía trong IC). 

Chân số 4 là ngõ vào RESET, khi tín hiệu tại ngõ vào này có điện áp nhỏ hơn 

0,7v thì Transistor Q1 dẫn bão hoà làm cho điện thế tại Q khoảng 1,4v, mức áp này đủ 

làm cho ngõ ra Out ở mức thấp và Transistor Qxả bão hoà nối tắt chân 7 xuống mass. 

Như vậy khi tín hiệu RESET ở mức thấp thì ngõ ra Out của IC và cả chân số 7 có 

mức điện áp thấp bất chấp các tín hiệu điều khiển khác. Khi không dùng chức năng 

RESET thì ngõ vào RESET được nối lên nguồn Ucc hoặc bỏ hở. 

Tóm lại hoạt động của IC 555 có thể tóm lượt như sau: 

Khi ngõ vào RESET có mức điện áp thấp hơn 0,7v hoặc nối mass thì ngõ ra Out 

và chân 7 có điện áp xấp xỉ 0v bất chấp các ngõ vào khác. 

Khi ngõ vào RESET nối lên nguồn Ucc hoặc bỏ hở thì phải xét tín hiệu tại các 

chân 6 và 2 để biết trạng thái của ngõ ra Out và chân số 7. Cụ thể như sơ đồ sau: 

Ucc

2Ucc

3

Ucc

3

0v

U6,2

+ Ta có S = 0; R = 1

+ Ngõ ra Out ở mức cao +Usat gần bằng Ucc.

+ Chân 7 có tổng trở vào vô cùng lớn.

+ Ta có S = 0; R = 0

+ Ngõ ra Out có trạng thái không đổi.

+ Trạng thái chân 7 tuỳ thuộc vào ngõ ra Out.

+ Ta có S = 1; R = 0

+ Ngõ ra Out ở thấp xấp xỉ 0v

+ Chân 7 có điện áp xấp xỉ 0v

 

Hình 5.35 

CÁC MẠCH CƠ BẢN CỦA IC 555 : 

Mạch ứng dụng IC 555 rất phong phú, trong tài liệu này ta giới thiệu một số ứng 

dụng cơ bản nhất với mục đích hiểu rõ hoạt động của IC 555, từ đó chúng ta có thể 

thiết kế các mạch khác tương tự hoặc đọc hiểu được các mạch ứng dụng 555 trong các 

tài liệu kỹ thuật. 

Mạch TRIGGER SMITTH : 

Mạch Trigger Smitth là mạch chuyên dùng để chuyển đổi các dạng sóng không 

vuông thành dạng xung vuông với đặc tính chống nhiễu rất tốt. Mạch hoạt động với 2 

mức điện áp gọi là mức UT(+) và UT(-). Mức UT(+) gọi là điện áp ngưỡng trên và UT(-) gọi 

là điện áp ngưỡng dưới của Trigger Smitth. Khi tín hiệu vào mạch có biên độ thay đổi 

thì ngõ ra của mạch chỉ đổi trạng thái trong những trường hợp sau: 
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 Tín hiệu tăng từ dưới mức UT(+) lên trên mức UT(+) 

 Tín hiệu giảm từ trên mức UT(-) xuống dưới mức UT(-). 

Trong các trường hợp khác, tín hiệu đầu ra của mạch không đổi. 

Mức UT(+)

Mức UT(-)

T
ín

 h
ie

äu
 t
a
ên
g

T
ín

 h
ie

äu
 g

ia
ûm

Các thời điểm ngõ ra

của mạch Trigger Smitth

thay đổi trạng thái

Time

0v

Các biến thiên do nhiễu

không ảnh hưởng đến

mạch Trigger Smitth
 

Hình 5.36 

Một dạng mạch Trigger Smitth dùng IC 555 có sơ đồ nguyên lý trên hình 5.37. 

Chân số 5 của IC được nối mass thông qua tụ 0,1uF. Chân 2 và chân 6 của IC được nối 

chung với nhau và là ngõ vào của mạch. Trong trường hợp này mức UT(+) là 2Ucc/3 và 

mức UT(-) là Ucc/3. Khi cần thay đổi các mức UT(+) và UT(-), người ta mắc thêm một điện 

trở từ chân 5 lên nguồn Ucc hoặc từ chân 5 xuống mass, cũng có thể đặc một nguồn áp 

cố định vào chân số 5. Trong từng trường hợp, ta dựa vào sơ đồ khối trình bày trên 

hình 5.34 để xác định lại các mức áp. 

 Khi tín hiệu vào mạch có mức áp thấp hơn Ucc/3 thì tương ứng U6,2 < Ucc/3 và ngõ 

ra của mạch (chân 3 của IC 555) có điện áp mức cao (+Usat  Ucc). Lúc này nếu tín 

hiệu tăng lên trên mức Ucc/3 thì vẫn không có gì thay đổi cho đến khi tín hiệu tăng cao 

hơn mức 2Ucc/3 thì ngõ ra của mạch mới chuyển trạng thái từ mức +Usat xuống mức 0v. 

Khi tín hiệu giảm thì cũng phải đợi đến khi giảm thấp hơn mức Ucc/3 thì ngõ ra của 

mạch mới đổi trạng thái. Mạch Trigger Smitth như hình 5.37 thích hợp dùng để chỉnh 

sửa dạng sóng vuông đã bị méo dạng do truyền qua khoảng cách xa hoặc chuyển đổi 

dạng sóng không vuông thành dạng sóng vuông. 

Tín hiệu xung vuông khi truyền 

qua khoảng cách xa thường bị 

méo dạng do suy hao không đều 

trên đường truyền, do nhiễu xâm 

nhập v.v. Kết quả là bị méo dạng 

và khi đến thiết bị xử lý thì không 

thể xử lý trực tiếp được. Trong 

trường hợp này mạch Trigger 

Smitth được dùng để sửa dạng 

sóng thành sóng vuông chuẩn 

trước khi đưa vào mạch xử lý. 
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Hình 5.37 
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Ucc

2Ucc

3

Ucc

3

0v

Ucc

+Usat

0v
 

Hình 5.38 : Tín hiệu ngõ vào của mạch Trigger Smitth (đồ thị bên trên) là tín hiệu xung 

vuông bị méo dạng do truyền qua khoảng cách xa. Tín hiệu hiệu ngõ ra của mạch 

Trigger Smitth (bên dưới) là dạng xung vuông chuẩn. 

 

Mạch ON - DELAY : 
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Hình 5.39 : Sơ đồ nguyên lý mạch ON-DELAY 

 Mạch trên hình 5.39 gọi là mạch ON-DELAY. Khi đóng khoá K vào thời điểm t0 

thì sau một khoảng thời gian trễ bằng 1,1.RC ngõ ra của mạch mới có điện áp mức 

cao. Nguyên nhân là do khi đóng khoá K thì tụ C mới bắt đầu nạp điện với dòng điện 

như hình vẽ. Điện áp trên tụ tăng từ từ theo hàm mũ và điện áp trên R giảm dần theo 

hàm mũ. Tổng uc + uR = Ucc. Điện áp trên R tác động trực tiếp vào ngõ vào 6,2 của IC. 

Lúc đầu do uR > 2Ucc/3 nên điện áp ngõ ra của IC ở mức cao (đã giải thích ở phần 

trên). Sau lúc đóng khoá K một thời gian, điện áp uR giảm dần xuống thấp và vào thời 

điểm uR < Ucc/3 thì ngõ ra của IC chuyển từ 0v lên mức +Usat (xem hình 5.40). 
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      95 

 

Xem lý thuyết về mạch C-R trong chương 1 ta có phương trình điện áp trên tụ 

C và trên R là: 

uc = Ucc(1- e
-t/RC

) 

uR = Ucc.e
-t/RC 

 

Điều kiện áp dụng là phải chọn gốc thời gian tại t0 tức là xem t0 = 0. 

Như vậy khi uR = Ucc/3 sẽ là lúc t nghiệm đúng phương trình:  

Ucc.e
-t/RC

 = Ucc/3 

 e
-t/RC

 = 1/3 hay t = ln3.RC  1,1.RC 

Vậy thời gian DELAY là: 

TDELAY = ln3.RC  1,1.RC   với R [] và C [F]. 

Time

0V

5V

10V

Ucc

3

Khoảng trễ

= 1,1.RC

uR

Điện áp ngõ ra

Điện áp nguồn

Ucc

+Usat

 

Hình 5.40 : Quan hệ giữa các điện áp trong mạch ON-DELAY với nguồn Ucc = 9v. 

Một ứng dụng điển hình của mạch ON-DELAY là RELAY thời gian, một khí loại 

khí cụ điện rất phổ biến và không thể thiếu trong các mạch điều khiển thiết bị điện. 

Một RELAY thời gian dùng mạch điện tử có sơ đồ nguyên lý trên hình 5.41. 
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Hình 5.41 : Sơ đồ nguyên lý của một loại RELAY thời gian thực tế. 
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Nguyên lý hoạt động : 

Khi mạch được cấp điện, điện áp 220v qua biến áp giảm xuống còn 12V AC. 

Điện áp này được chỉnh lưu cầu và lọc bởi tụ C1 (2200uF – 35v) để có dạng DC phẳng 

cấp đến ngõ vào của IC ổn áp KA7812C. Điện áp ngõ ra của IC là 12v và cấp cho 

cuộn dây của RELAY 1. Như vậy khi cấp nguồn cho mạch thì RELAY 1 được cấp điện 

ngay và tiếp điểm thường hở của nó đóng lại để nguồn 12v được cấp đến mạch ON-

DELAY. Sau một thời gian, ngõ ra của IC 555 chuyển từ mức áp 0v lên mức cao +Usat 

và kích Transistor Q1 dẫn, lúc này RELAY 2 mới được cấp điện và các tiếp điểm của 

nó chuyển trạng thái. Như vậy sau khi cấp điện một thời gian thì RELAY 2 mới tác 

động. Khoảng thời gian DELAY là 1,1.VR.C. 

Với VR = 100k; C = 2200uF thì thời gian DELAY có thể chỉnh được trong 

khoảng từ 0 đến 242 giây (xấp xỉ 4 phút).  

Một ứng dụng khác của mạch ON-DELAY là dùng để duy trì trạng thái ON của 

thiết bị dùng điện một thời gian sau khi công tắc nguồn đã bật sang OFF. Một mạch 

như vậy có sơ đồ nguyên lý như hình 4.42. 
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Hình 5.42 : Mạch duy trì trạng thái ON của thiết bị điện khi tắt SW nguồn về OFF. 

Nguyên lý hoạt động: 

Khi công tắc SW ở vị trí ON thì mạch điều khiển không có điện và RELAY 

không tác động, tải được cung cấp điện bình thường qua công tắc. Khi bật công tắc về 

OFF thì mạch điều khiển có điện, tuy nhiên ngõ ra Out của IC 555 vẫn ở trạng thái 

0v một thời gian nên trong thời gian này RELAY không tác động và tải vẫn được cấp 

điện theo đường tiếp điểm thường đóng của RELAY. Khi hết thời gian duy trì (bằng 

1,1.RC) thì ngõ ra Out của IC 555 có mức điện áp cao +Usat làm Transistor Q1 dẫn 

bão hoà và RELAY được cấp điện, tiếp điểm thường đóng của nó đổi trạng thái sang 

hở mạch và như vậy tải bị cắt điện.  

Mạch như trên có thể ứng dụng để điều khiển các đèn trong phòng làm việc ở 

công ty, phòng trọ khách sạn và những ứng dụng tương tự khác. Khi nhân viên ra khỏi 

phòng và tắt đèn thì đèn vẫn sáng một thời gian trước khi tắt, khoảng thời gian này 
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được tính toán sao cho nhân viên có đủ thời gian thu xếp các công việc còn lại và khoá 

cửa trước khi ra khỏi phòng. 

2.2.3 Mạch OFF - DELAY : 
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Hình 5.43 : Sơ đồ nguyên lý mạch OFF – DELAY. 

 

Trên hình 5.43 là sơ đồ nguyên lý mạch OFF-DELAY. Ngay khi mạch được cấp 

điện, ngõ ra Out có mức điện áp mức cao +Usat và sau một thời gian thì điện áp ngõ 

ra chuyển xuống mức 0v mặc dù mạch vẫn được cấp điện. Để ý thấy rằng so với mạch 

ON – DELAY thì mạch OFF - DELAY chỉ khác một điểm duy nhất là vị trí của điện 

trở R và tụ C được hoán đổi. Như vậy khi đóng khoá K để cấp điện cho mạch thì điện 

áp trên tụ tác động vào ngõ vào 6,2 của IC 555. Do lúc đầu uc < Ucc/3 nên ngõ ra Out 

có mức điện áp +Usat. Theo thời gian uc tăng dần và khi uc tăng lên trên mức 2Ucc/3 thì 

ngõ ra Out chuyển xuống mức 0v. 

Tại thời điểm ngõ ra chuyển từ mức cao xuống mức thấp ta có: 

uc = 2Ucc/3  Ucc(1-e
-t/RC

) = 2Ucc/3  t = ln3.RC  1,1.RC  với R [] và C [F]. 

Một ví dụ về ứng dụng của mạch OFF-DELAY như hình 5.44. 
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Hình 5.44 : Mạch OFF – DELAY điều khiển tải 220v. 
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Nguyên lý hoạt động : 

Khi nhấn nut ON, biến áp được cấp điện và bộ chỉnh lưu, tụ lọc làm việc tạo ra 

điện áp DC cấp cho mạch IC 555. Ngay khi được cấp điện, ngõ ra Out có điện áp 

mức cao +Usat và kích dẫn Transistor làm RELAY tác động, tiếp điểm của RELAY 

đóng lại và giữ cho dòng điện qua tải được di trì khi đã buông nút nhấn. Sau một thời 

gian di trì bằng 1,1.RC thì ngõ ra Out chuyển xuống mức 0v và ngay lúc đó RELAY 

mất điện dẫn đến toàn bộ mạch mất điện. Như vậy khi nhấn nút ON, sẽ có dòng qua 

tải một thời gian và sau đó mạch tự động ngắt điện. Mạch này có thể dùng để điều 

khiển máy bơm nước hoạt động định thời, điều khiển đèn di trì khi ra khỏi phòng làm 

việc, phòng trọ khách sạn và những ứng dụng tương tự khác. 

 2.2.4 Mạch dao động tạo xung vuông. 
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Hình 5.45 : Sơ đồ nguyên lý mạch dao động tạo xung vuông. 

 

Nguyên lý hoạt động: 

Theo sơ đồ nguyên lý mạch ta thấy điện áp trên tụ được cấp vào chân 6,2 của IC 

và do đó điện áp này sẽ điều khiển trạng thái ngõ ra Out. Khi đóng công tắc cấp điện 

cho mạch vào thời điểm t0, điện áp trên tụ ban đầu bằng 0v nên điện áp ngõ ra Out ở 

mức cao +Usat. Lúc này chân 7 của IC có tổng trở vào rất lớn nên toàn bộ dòng điện từ 

nguồn qua R1 đều qua R2 và nạp cho tụ C. Điện áp trên tụ tăng dần theo hàm mũ. 

Khi điện áp trên tụ tăng đến ngưỡng 2Ucc/3 và bắt đầu lớn hơn ngưỡng này (tức là 

lúc đó U6,2 > 2Ucc/3) thì ngõ ra Out ngay lập tức chuyển xuống mức 0v và tương ứng 

chân 7 có điện áp 0v do Transistor Qxả (bên trong IC) dẫn bão hoà. Lúc này điện áp 

trên tụ lớn hơn điện  áp tại chân 7 nên tụ không nạp nữa mà bắt đầu xả điện qua R2 

đến chân 7 đồng thời dòng điện từ nguồn Ucc qua R1 đến chân 7, hợp lưu của 2 dòng 

này chảy vào chân 7 và qua Transistor Qxả xuống mass. Giai đoạn này IC có thể hỏng 

do hỏng Qxả nếu dòng từ nguồn Ucc qua R1 quá lớn (nếu chọn R1 nhỏ). 
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A. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM : 

Mục đích bài này giúp sinh viên hiểu được nguyên lý làm việc của IC định thời 555 và các mạch 

ứng dụng cơ bản của IC này. 

B. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM : 

1. KHẢO SÁT NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA IC 555 :  

 Kiểu mạch được ứng dụng nhiều nhất của IC 555 là mạch ở hình vẽ sau, ở đó 

chân số 2 và chân số 6 của IC được nối chung với nhau. Điện áp ngõ ra (chân 3) của 

IC hoàn toàn phụ thuộc vào điện áp điều khiển cấp đến 2 chân nối chung (2) và (6). 

Chân số 7 của IC được nối với cực C của Transistor bên trong IC và Transistor này dẫn 

hay ngưng phụ thuộc vào trạng thái tín hiệu ở ngõ ra (chân 3). Trong bài thí nghiệm 

này ta lần lượt khảo sát các vấn đề nói trên.  

1.1Khảo sát quan hệ giữa điện áp điều khiển U6,2 và trạng 

thái ngõ ra : 

Thực hiện mạch với vị trí các công tắc như hình vẽ sau : 
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Nối dây nguồn cấp điện đến mạch. 

Đóng công tắc S để cấp điện cho mạch và dùng V.O.M đo điện áp chân số (6) và 

(2) và thực hiện như sau : 

 Chỉnh VR để U6,2 < 1/3 mức áp nguồn (ta gọi là Ucc và trong thí nghiệm này ta 

có Ucc = 9v) và đo điện áp ngõ ra (chân số 3). 

U3 =  .....................................................................................................................  

 Tăng U6,2 từ mức thấp hơn 
3

U
cc

 lên vùng giá trị giữa 
3

U
cc

 và 
3

U2
cc

 và xem 

điện áp ngõ ra có thay đổi không ?  

 .............................................................................................................................  
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 Tiếp tục tăng U6,2 lên mức cao hơn 
3

U2
cc

 và đo xem điện áp ngõ ra lúc này 

bằng bao nhiêu ? 

 .............................................................................................................................  

 Giảm U6,2 từ mức cao hơn 
3

U2
cc

 xuống vùng giá trị giữa 
3

U2
cc

 và 
3

U
cc

 và xem 

điện áp ngõ ra có thay đổi không ? 

 .............................................................................................................................  

 Tiếp tục giảm U6,2 xuống mức thấp hơn 
3

U
cc

 xem mức điện áp ngõ ra là bao 

nhiêu ? 

 .............................................................................................................................  

 Trả lời các câu hỏi sau : 

Khi điện áp đặt tại chân số 6 và 2 tức U6,2 < 
3

U
cc

 thì mức điện áp ngõ ra bằng 

bao nhiêu ?  ..............................................................................................................  

Khi điện áp đặt tại chân số 6 và 2 tức U6,2 > 
3

U2
cc

 thì mức điện áp ngõ ra bằng 

bao nhiêu ? ...............................................................................................................  

Khi điện áp U6,2 tăng từ dưới mức 
3

U
cc

 lên vùng giá trị giữa 
3

U
cc

 và 
3

U2
cc

 thì 

điện áp ngõ ra có thay đổi không ?  ..........................................................................  

Khi điện áp U6,2 giảm từ trên mức 
3

U2
cc

 xuống vùng giá trị giữa 
3

U2
cc

 và 
3

U
cc

 

thì điện áp ngõ ra có thay đổi không ?  .....................................................................  

 

1.2 Khảo sát điện trở chân 7 so với mass : 

 Chỉnh VR sao cho ngõ ra ở mức cao và dùng V.O.M đo điện trở chân số 7 

xuống mass, khi đo que đen của V.O.M đặt ở chân 7. Điện trở đo được là :  

 .............................................................................................................................  

 Chỉnh VR sao cho ngõ ra ở mức thấp và lặp lại bước đo điện trở chân 7 như 

trên. Điện trở đo được là :  

 .............................................................................................................................  

 Nhận xét gì về điện trở giữa chân số 7 và mass trong 2 trường hợp ngõ ra ở 

mức cao và ngõ ra ở mức thấp. 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

 



 Vi mac̣h 555   Bài 8 
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2. KHẢO SÁT MẠCH ON-DELAY :  

 Thực hiện mạch như hình vẽ sau, các công tắc ở vị trí như hình vẽ. 
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 Đặt đồng hồ đo điện áp U6,2 và đóng S để cấp nguồn cho mạch. Quan sát quá 

trình biến thiên điện áp U6,2 và trạng thái ngõ ra, giải thích. 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  
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3. KHẢO SÁT MẠCH OFF-DELAY :  

 Thực hiện mạch với vị trí các công tắc như hình vẽ sau : 
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 Đặt đồng hồ đo điện áp U6,2 và đóng S để cấp nguồn cho mạch. Quan sát quá 

trình biến thiên điện áp U6,2 và trạng thái ngõ ra, giải thích. 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  


